Khóa luận tốt nghiệp                                                                        Đỗ Thanh Thúy  (  K8KT1


Lời nói Đầu 

Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu cao nhất của mỗi doanh nghiệp là làm thế nào để đạt mức lợi nhuận cao nhất, trong khi đó mức cạnh tranh thị trường lại rất lớn. Bên cạnh đó, người tiêu dùng đòi hỏi ngày càng cao về mặt chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm... đồng thời họ lại muốn mua với giá thấp nhất. Điều đó cho thấy doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được trong nền kinh tế thị trường thì cần đổi mới công nghệ, trang bị thêm máy móc, thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Một bộ phận trong đó là TSCĐ hay cụ thể hơn là TSCĐ hữu hình – một yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào, cho dù với quy mô lớn hay nhỏ. TSCĐ là yếu tố cơ bản của vốn kinh doanh, là hình thái biểu hiện của vốn cố định. Nó phản ánh trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và xu hướng phát triển của doanh nghiệp đồng thời là điều kiện cần thiết để nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. 

Công ty Truyền tải Điện 1 là một đơn vị có quy mô và giá trị tài sản rất lớn. Chính vì vậy, việc hạch toán chính xác số lượng và giá trị tài sản hiện có cũng như sự biến động của TSCĐ hữu hình là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ.

Nhận thấy tầm quan trọng của công tác kế toán TSCĐ hữu hình trong doanh nghiệp, kết hợp với những kiến thức có được từ học tập, nghiên cứu và sự giúp đỡ tận tình của Cô giáo Phạm Bích Chi cùng các cô chú, anh chị phòng Tài chính – Kế toán Công ty Truyền tải Điện 1, em xin lựa chọn đề tài: “Kế toán TSCĐ hữu hình   tại Công ty Truyền tải Điện 1”.

Đề tài này ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có ba chương sau:

Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán TSCĐ hữu hình ở doanh nghiệp.

Chương II: Thực trạng kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty Truyền tải Điện 1.

Chương III: Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty Truyền tải Điện 1.
Do trình độ và thời gian có hạn, mặc dù đã rất cố gắng nhưng luận văn của em không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em rất mong sự giúp đỡ, bổ sung của thầy cô và các bạn đọc để luận văn của em được hoàn thiện hơn.

Chương 1

Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán 

tài sản cố định hữu hình ở doanh nghiệp

1.1. vị trí của TSCĐ hữu hình và nhiệm vụ hạch toán


Bộ phận quan trọng nhất trong các tư liệu lao động sử dụng trong quá trình SXKD của doanh nghiệp là các TSCĐ. Đó là những tư liệu lao động chủ yếu được sử dụng một cách trực tiếp hay gián tiếp trong quá trình SXKD như máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, các công trình kiến trúc, các khoản chi phí đầu tư mua sắm các TSCĐ vô hình v.v.. Trong quá trình đó, mặc dù TSCĐ bị hao mòn nhưng nó vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu. Thông thường, khi TSCĐ bị hỏng thì được sửa chữa khôi phục để kịp thời sản xuất, chỉ khi nào nó đã bị hao mòn, hư hỏng hoàn toàn hoặc xét thấy không có lợi về mặt kinh tế thì sẽ được loại bỏ, thanh lý hoặc nhượng bán để thu hồi vốn đầu tư.

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm  tài sản cố định hữu hình

1.1.1.1. Khái niệm tài sản cố định hữu hình

TSCĐ hữu hình: là những tài sản có hình thái vật chất do DN nắm giữ để sử dụng cho hoạt động SXKD phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.

Theo hệ thống chuẩn mực kế toán VN (ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) thì các tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thoả mãn đồng thời tất cả bốn tiêu chuẩn ghi nhận sau:

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.

- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy.

- Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm.

- Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo qui định hiện hành.

TSCĐ hữu hình thường là bộ phận chủ yếu trong tổng số tài sản và đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện tình hình tài chính của DN vì vậy việc xác định một tài sản có được ghi nhận là TSCĐ hữu hình hay là một khoản chi phí SXKD trong kỳ sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của DN.

      Khi xác định tiêu chuẩn thứ nhất của mỗi TSCĐ hữu hình, DN phải xác định mức độ chắc chắn của việc thu được lợi ích KT trong tương lai, dựa trên các bằng chứng hiện có tại thời điểm ghi nhận ban đầu và phải chịu mọi rủi ro liên quan.

Khi xác định các bộ phận cấu thành TSCĐ hữu hình, doanh nghiệp phải áp dụng các tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình cho từng trường hợp cụ thể. Doanh nghiệp có thể hợp nhất các bộ phận riêng biệt không chủ yếu như khuôn đúc, công cụ, khuôn dập và áp dụng các tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình vào tổng giá trị đó. Các phụ tùng và thiết bị phụ trợ thường được coi là tài sản lưu động và được hạch toán vào chi phí khi sử dụng. Các phụ tùng chủ yếu và các thiết bị bảo trì được xác định là TSCĐ hữu hình khi doanh nghiệp ước tính thời gian sử dụng chúng nhiều hơn một năm. 

1.1.1.2. Đặc điểm  của TSCĐ hữu hình

( Về mặt hiện vật: Tham gia vào nhiều chu kỳ SXKD và vẫn giữ nguyên được hình thái vật chất ban đầu cho đến khi hư hỏng phải loại bỏ.

( Về mặt giá trị: Tài sản cố định được biểu hiện dưới hai hình thái:


( Một bộ phận giá trị tồn tại dưới hình thái ban đầu gắn với hiện vật TSCĐ.
( Một bộ phận giá trị tài sản cố định chuyển vào sản phẩm và bộ phận này sẽ chuyển hoá thành tiền khi bán được sản phẩm.

Khi tham gia vào quá trình SX, nhìn chung TSCĐ không bị thay đổi hình thái hiện vật nhưng tính năng công suất giảm dần tức là nó bị hao mòn và cùng với sự giảm dần về giá trị sử dụng thì giá trị của nó cũng giảm đi. Bộ phận giá trị hao mòn đó chuyển vào giá trị sản phẩm mà nó SX ra và gọi là trích khấu hao cơ bản. TSCĐ là một hàng hoá như một hàng hoá thông thường khác, thông qua mua bán trao đổi, nó có thể chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng từ chủ thể này sang chủ thể khác trên thị trường tư liệu SX.

( Do có kết cấu phức tạp gồm nhiều bộ phận với mức độ hao mòn không đồng đều nên trong quá trình sử dụng TSCĐ có thể bị hư hỏng từng bộ phận.

1.1.2. Vai trò và yêu cầu quản lý TSCĐ hữu hình trong Doanh nghiệp

1.1.2.1. Vai trò TSCĐ hữu hình trong Doanh nghiệp

Trong lịch sử phát triển nhân loại, các cuộc đại cách mạng công nghiệp đều tập trung vào giải quyết các vấn đề về cơ khí hoá, điện khí hoá, tự động hoá của quá trình SX, đổi mới, hoàn thiện TSCĐ. Nhìn từ góc độ vĩ mô ta thấy: Yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của DN trong nền KT thị trường là uy tín chất lượng sản phẩm của mình đưa ra thị trường nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài còn thực chất bên trong là các máy móc, thiết bị công nghệ chế biến có đáp ứng được yêu cầu SX của DN hay không? TSCĐ là điều kiện quan trọng để tăng năng suất lao động xã hội và phát triển nền kinh tế Quốc dân. Nó thể hiện một cách chính xác nhất năng lực và trình độ trang bị cơ sở vật chất của mỗi DN. TSCĐ được đổi mới và sử dụng có hiệu quả sẽ là một trong những yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung.

1.1.2.2. Yêu cầu quản lý tài sản cố định hữu hình


- Phải quản lý TSCĐ như là yếu tố cơ bản của sản xuất kinh doanh, góp phần tạo năng lực sản xuất đơn vị. Do đó kế toán phải cung cấp thông tin về số lượng tài sản hiện có tại đơn vị, tình hình biến động tăng, giảm của TSCĐ trong đơn vị.


- Kế toán phải cung cấp những thông tin về các loại vốn đã đầu tư cho tài sản và chi tiết vốn đầu tư cho chủ sở hữu, phải biết được nhu cầu vốn cần thiết để đầu tư mới cũng như để sửa chữa tài sản cố định.


- Phải quản lý TSCĐ đã sử dụng như là một bộ phận chi phí SXKD. Do đó, yêu cầu kế toán phải tính đúng, tính đủ mức khấu hao tích luỹ từng thời kỳ KD theo hai mục đích: thu hồi được vốn đầu tư và đảm bảo khả năng bù đắp được chi phí.


- Quản lý TSCĐ không những đảm bảo cho tài sản “sống có ích” mà còn đảm bảo khả năng tái sản xuất và có kế hoạch đầu tư mới khi cần thiết.


1.1.3. Phân loại và đánh giá tài sản cố định


1.1.3.1. Phân loại tài sản cố định

      Các DN sử dụng nhiều loại TSCĐ với những công dụng, tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau trong từng lĩnh vực KD. Do đó để phục vụ cho yêu cầu quản lý, hạch toán thì cần thiết phải tiến hành phân loại. Việc phân loại cũng nhằm mục đích để hạch toán chính xác TSCĐ, phân bổ đúng số khấu hao vào chi phí SXKD để thu hồi đủ vốn TSCĐ đã sử dụng. Có những tiêu thức phân loại TSCĐ như sau:


a. Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện


( TSCĐ hữu hình: là những TSCĐ có hình thái vật chất cụ thể như nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, vườn cây lâu năm...

( TSCĐ vô hình: là những TSCĐ không có hình thái vật chất thể hiện một lượng chi phí mà DN đã đầu tư nhằm thu được lợi ích KT trong tương lai bởi những đặc quyền của DN như quyền sử dụng đất, quyền phát hành, nhãn hiệu hàng hoá...

Phân loại theo hình thái biểu hiện giúp cho người quản lý có cách nhìn tổng thể về cơ cấu đầu tư của DN và đó là căn cứ quan trọng để ra phương hướng xây dựng hay có một quyết định đầu tư phù hợp với tình hình thực tế DN, giúp cho DN có biện pháp quản lý, tính toán khấu hao một cách khoa học đối với từng loại tài sản.


b. Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu
      Theo cách phân loại này thì TSCĐ được chia ra làm hai loại:

( TSCĐ tự có: là những TSCĐ được xây dựng, mua sắm, hình thành từ các nguồn vốn do ngân sách, do cơ quan quản lý cấp trên cấp, do liên doanh, do nguồn vốn đi vay và các loại vốn trích từ các quỹ của doanh nghiệp.

( TSCĐ thuê ngoài: là TSCĐ đi thuê để sử dụng trong một thời gian nhất định theo hợp đồng thuê tài sản. Tuỳ theo điều khoản của hợp đồng thuê mà TSCĐ đi thuê được chia thành TSCĐ thuê tài chính và TSCĐ thuê hoạt động.


( TSCĐ thuê tài chính: là TSCĐ đi thuê nhưng doanh nghiệp có quyền kiểm soát và sử dụng lâu dài theo các điều khoản của hợp đồng thuê.


+ Theo thông lệ Quốc tế, các tài sản cố định được gọi là thuê tài chính nếu thoả mãn một trong những điều kiện sau đây:


+ Quyền sở hữu TSCĐ thuê được chuyển cho bên đi thuê khi hết hạn HĐ. 


+ Hợp đồng cho phép bên đi thuê được lựa chọn mua TSCĐ thuê với giá thấp hơn giá trị thực tế của TSCĐ thuê tại thời điểm mua lại.


+ Thời hạn thuê theo HĐ ít nhất bằng 3/4 thời gian hữu dụng của TSCĐ thuê.

+ Giá trị hiện tại của khoản chi theo HĐ ít nhất bằng 90% giá trị TSCĐ thuê.

( TSCĐ thuê hoạt động: là những TSCĐ không cần thoả mãn bất cứ một điều kiện nào như là TSCĐ thuê tài chính. Bên đi thuê được quyền sử dụng, quản lý và khi hết hạn hợp đồng thì hoàn trả lại cho bên cho thuê.

      Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu giúp cho công tác quản lý, hạch toán TSCĐ được chặt chẽ, chính xác và thúc đẩy việc sử dụng TSCĐ có hiệu quả cao nhất.


c. Phân loại TSCĐ theo công dụng và đặc trưng kỹ thuật
( TSCĐ hữu hình được chia thành:


- Nhà cửa, vật kiến trúc: là TSCĐ của DN được hình thành sau quá trình thi công, xây dựng như trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nước, sân bãi,...

- Máy móc thiết bị: là toàn bộ các máy móc, thiết bị dùng trong hoạt động KD của DN như máy móc chuyên dùng, thiết bị công tác, dây chuyền công nghệ,... 

- Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: là các loại phương tiện vận tải gồm  phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường ống và các thiết bị truyền dẫn như hệ thống thông tin, hệ thống điện, đường ống nước...


- Thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác quản lý hoạt động KD của DN như máy vi tính, thiết bị điện, dụng cụ đo lường,...


- Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm: là các vườn cây lâu năm như vườn cà phê, vườn chè, vườn cao su, vườn cây ăn quả, thảm cỏ, thảm cây xanh..., súc vật làm việc và cho sản phẩm như đàn voi, đàn ngựa...


- Các TSCĐ khác: là toàn bộ các tài sản khác chưa liệt kê vào năm loại trên như  tác phẩm nghệ thuật, sách chuyên môn kỹ thuật...


( TSCĐ vô hình được phân loại như sau:

- Quyền sử dụng đất: Phản ánh giá trị TSCĐ vô hình là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng...

- Quyền phát hành: Phản ánh giá trị TSCĐ vô hình là toàn bộ các chi phí thực tế doanh nghiệp đã chi ra để có quyền phát hành.

- Bản quyền, bằng sáng chế: Phản ánh giá trị TSCĐ vô hình là các chi phí thực tế chi ra để có bản quyền tác giả, bằng sáng chế.

- Nhãn hiệu hàng hoá: Phản ánh giá trị TSCĐ vô hình là các chi phí thực tế liên quan tới việc mua nhãn hiệu hàng hoá.

- Phần mềm máy vi tính: Phản ánh giá trị TSCĐ vô hình là toàn bộ các chi phí thực tế doanh nghiệp đã chi ra để có phần mềm máy vi tính.

- Giấy phép và giấy phép nhượng quyền: Phản ánh giá trị TSCĐ vô hình là các khoản chi ra để doanh nghiệp có được giấy phép và giấy phép nhượng quyền thực hiện công việc đó như giấy phép khai thác, giấy phép sản xuất loại sản phẩm mới...

- TSCĐ vô hình khác: bao gồm các loại TSCĐ vô hình khác chưa được quy định phản ánh ở trên như bản quyền, quyền sử dụng hợp đồng...

- Phân loại TSCĐ theo công dụng và đặc trưng kỹ thuật giúp cho việc quản lý và hạch toán chi tiết cụ thể theo từng loại, nhóm TSCĐ; thông qua đó biết được tỷ trọng từng loại TSCĐ trong doanh nghiệp để có sự đầu tư, trang bị thích hợp và thực hiện yêu cầu đổi mới về TSCĐ cho phù hợp với chiến lược phát triển SXKD.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có cách phân loại khác để phục vụ nhu cầu quản lý như: phân loại TSCĐ theo tính chất sử dụng, phân loại TSCĐ theo công dụng kinh tế, phân loại TSCĐ theo nguồn vốn hình thành...


1.1.3.2. Đánh giá TSCĐ


Đánh giá TSCĐ là việc xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ tại từng thời điểm nhất định. TSCĐ được đánh giá lần đầu và có thể được đánh giá lại trong quá trình sử dụng. Do yêu cầu hạch toán TSCĐ phải phù hợp với đặc điểm của TSCĐ nên chúng được đánh giá theo ba chỉ tiêu: nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại.


a. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:


Nguyên giá: Là toàn bộ các chi phí thực tế mà DN phải bỏ ra để có được TSCĐ hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình trong từng trường hợp:

( TSCĐ hữu hình mua sắm

( Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: Chi phí chuẩn bị mặt bằng, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí lắp đặt, chạy thử và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

( Trường hợp TSCĐ hữu hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm, nguyên giá TSCĐ đó được phản ánh theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán và giá mua trả ngay được hạch toán vào chi phí theo kỳ hạn thanh toán.

( Trường hợp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải được xác định riêng biệt và ghi nhận là TSCĐ vô hình.

( TSCĐ hữu hình tự xây hoặc tự chế

( Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế là giá thành thực tế của công trình xây dựng cộng chi phí lắp đặt, chạy thử và thuế trước bạ (nếu có). Khi tính nguyên giá, cần loại trừ các khoản lãi nội bộ, các khoản chi phí không hợp lý, các chi phí vượt quá mức bình thường trong quá trình tự xây hoặc tự chế.

( Đối với TSCĐ hữu hình hình thành do đầu tư xây dựng theo phương thức giao thầu, nguyên giá là giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng, các chi phí liên quan trực tiếp khác và lệ phí trước bạ (nếu có).

(  TSCĐ hữu hình thuê tài chính

Trường hợp đi thuê TSCĐ hữu hình theo hình thức thuê tài chính, nguyên giá TSCĐ được xác định theo quy định của chuẩn mực kế toán “Thuê tài sản”.

(  TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi
( Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình tương tự (tài sản tương tự là tài sản có công dụng tương tự, trong cùng lĩnh vực kinh doanh và có giá trị tương đương). Nguyên giá TSCĐ nhận về được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ đem trao đổi.

( Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với TSCĐ hữu hình

 không tương tự được xác định theo giá trị hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu về. Trong cả hai trường hợp không có bất kỳ khoản lãi hay lỗ nào được ghi nhận trong quá trình trao đổi. 

( TSCĐ hữu hình tăng từ các nguồn khác
Nguyên giá TSCĐ hữu hình được tài trợ, biếu tặng được ghi nhận theo giá trị hợp lý ban đầu. Trường hợp không ghi nhận theo giá trị hợp lý ban đầu thì doanh nghiệp ghi nhận theo giá trị danh nghĩa cộng các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

b. Khấu hao TSCĐ hữu hình
Khấu hao: Là sự phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu hao của TSCĐ hữu hình trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó.

Trong quá trình đầu tư và sử dụng, dưới tác động của môi trường tự nhiên và điều kiện làm việc cũng như tiến bộ kỹ thuật, TSCĐ bị hao mòn. Hao mòn này được thể hiện dưới hai dạng:

( Hao mòn hữu hình: là sự hao mòn vật lý trong quá trình sử dụng do bị cọ xát, bị ăn mòn, bị hư hỏng từng bộ phận hay do tự nhiên tác động đến như độ ẩm, khí hậu,... làm tăng sự hao mòn hữu hình của TSCĐ.

( Hao mòn vô hình: là sự giảm giá trị của TSCĐ do tiến bộ khoa học kỹ thuật đã sản xuất ra những TSCĐ cùng loại có nhiều tính năng với năng suất cao hơn và chi phí ít hơn. Hao mòn vô hình không chỉ diễn ra đối với các TSCĐ có hình thái vật chất mà ngay cả đối với các TSCĐ không có hình thái vật chất.

      Để thu hồi lại giá trị hao mòn của TSCĐ, người ta tiến hành trích khấu hao bằng cách chuyển phần giá trị hao mòn này vào giá trị sản phẩm làm ra. Như vậy, hao mòn là một hiện tượng khách quan làm giảm giá trị và giá trị sử dụng của TSCĐ còn khấu hao là biện pháp chủ quan trong quản lý nhằm thu hồi lại giá trị đã hao mòn của TSCĐ.

Các phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình chủ yếu:

( Phương pháp khấu hao bình quân

Đây là phương pháp khấu hao đơn giản nhất, được sử dụng khá phổ biến để tiến hành khấu hao TSCĐ. Theo phương pháp này tỷ lệ khấu hao và mức khấu hao hàng năm được xác định theo mức không đổi trong suốt thời gian sử dụng TSCĐ. Mức khấu hao hàng năm và tỷ lệ khấu hao hàng năm được xác định theo công thức sau:

      Mức khấu hao cơ bản năm   =   Giá trị phải khấu hao *  Tỷ lệ khấu hao



Trong đó:

Giá trị phải khấu hao  =  Nguyên giá TSCĐ - Giá trị thanh lý thu hồi ước tính      

      Do khấu hao TSCĐ được tính theo nguyên tắc tròn tháng nên để đơn giản cho việc tính toán, quy định những TSCĐ tăng hoặc giảm trong tháng này thì tháng sau mới tính (hoặc thôi tính) khấu hao. Vì thế số khấu hao giữa các tháng chỉ khác nhau khi có biến động (tăng, giảm) về TSCĐ. Vì vậy, hàng tháng kế toán tiến hành trích khấu hao theo công thức sau:

	Mức khấu hao TSCĐ phải trích trong tháng
	=
	Mức khấu hao TSCĐ đã trích tháng trước
	+
	Mức khấu hao TSCĐ tăng trong tháng trước
	-
	Mức khấu hao TSCĐ giảm trong tháng trước



Phương pháp này có ưu điểm là số tiền khấu hao được phân bổ đều vào giá thành sản phẩm hàng năm trong suốt quá trình sử dụng của TSCĐ. 

Nhược điểm của phương pháp này là thu hồi vốn chậm; việc đầu tư, đổi mới kỹ thuật TSCĐ không kịp thời, rất dễ bị tổn thất do hao mòn vô hình.

( Phương pháp khấu hao nhanh: Trong thực tế, nhiều loại TSCĐ phát huy hiệu quả và năng lực SX cao nhất trong giai đoạn đầu khi còn mới và giảm dần năng lực SX trong giai đoạn sau. Phù hợp với thực trạng này, mức tính khấu hao trong giai đoạn đầu khi TSCĐ còn mới sẽ cao hơn. Khi TSCĐ cũ đi thì mức trích khấu hao sẽ giảm dần. Phương pháp này chỉ vận dụng trong trường hợp chi phí sản xuất chịu được tỷ trọng khấu hao cao và vẫn đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp.

 Các phương pháp khấu hao nhanh gồm:


* Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần: Thực chất của phương pháp này là số tiền khấu hao hàng năm được tính bằng cách lấy giá trị còn lại của TSCĐ theo thời hạn sử dụng nhân với tỷ lệ khấu hao không đổi. Như vậy mức khấu hao và tỷ lệ khấu hao theo thời hạn sử dụng TSCĐ sẽ  giảm dần.


Mức KH cơ bản năm = Giá trị còn lại của TSCĐ * Tỷ lệ % KH cố định


* Phương pháp khấu hao theo tổng số các năm sử dụng

Để áp dụng phương pháp này ta phải xác định được tỷ lệ khấu hao theo từng năm và mức khấu hao năm đó. 

Mức KH cơ bản năm = (Nguyên giá TSCĐ - GT thanh lý thu hồi ước tính) x Tỷ lệ % KH giảm dần


Phương pháp này có ưu điểm hơn phương pháp số dư giảm dần ở số khấu hao luỹ kế đến năm cuối sẽ đảm bảo bù đắp đủ giá trị ban đầu của TSCĐ.

 ( Phương pháp khấu hao theo sản lượng: Với phương pháp này doanh nghiệp dựa vào công thức thiết kế TSCĐ để tính ra mức khấu hao cho một đơn vị sản phẩm và sản lượng thực tế của kỳ đó.   

	Mức khấu hao cơ bản tính cho 1 đơn vị sản lượng
	=
	Nguyên giá TSCĐ - Giá trị thu hồi

	
	
	Tổng sản lượng tính theo công suất thiết kế

	Mức khấu hao cơ bản tháng
	=
	Sản lượng sản xuất trong tháng
	*
	Mức khấu hao cơ bản tính cho 1 đơn vị sản lượng


Phương pháp này vận dụng thích hợp đối với những đơn vị sử dụng máy thi công trong xây dựng cơ bản hay cho những đơn vị vận tải.


c. Giá trị còn lại của tài sản cố định: là hiệu số giữa nguyên giá tài tản cố định và số khấu hao luỹ kế.


Giá trị còn lại = Nguyên giá TSCĐ hữu hình -  khấu hao luỹ kế tài sản

1.1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán TSCĐ

(Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp chính xác, kịp thời tình hình tăng giảm và di chuyển TSCĐ trong nội bộ DN.

( Theo dõi việc mua sắm đầu tư, bảo quản và sử dụng TSCĐ ở doanh nghiệp.


( Tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh với mức độ hao mòn của tài sản theo chế độ quy định.


(Tham gia việc xây dựng kế hoạch đầu tư, kế hoạch sửa chữa cải tạo liên quan đến tài sản cố định hiện có.


( Thiết kế hệ thống sổ sách và phương pháp hạch toán chi tiết cho tài sản.


( Thiết kế khối lượng công tác kế toán tổng hợp theo hình thức sổ kế toán.


( Tham gia kiểm kê, kiểm tra định kỳ hoặc bất thường về TSCĐ, đánh giá lại TSCĐ theo qui định của Nhà nước và yêu cầu bảo quản vốn.

1.2. Hạch toán chi Tiết TSCĐ hữu hình

Hạch toán chi tiết TSCĐ sử dụng các loại chứng từ, sổ sách sau:

( Biên bản giao nhận TSCĐ: dùng để ghi chép, theo dõi sự thay đổi của TSCĐ. Khi có sự thay đổi, giao nhận TSCĐ do bất kỳ nguyên nhân nào cũng phải thành lập Hội đồng giao nhận TSCĐ. Trường hợp giao nhận cùng lúc nhiều TSCĐ cùng loại thì biên bản này có thể được lập chung nhưng sau đó phải sao cho mỗi TSCĐ một bản để lưu vào hồ sơ riêng. 

( Hồ sơ TSCĐ: Mỗi TSCĐ phải có một bộ hồ sơ riêng bao gồm: Biên bản giao nhận TSCĐ, các bản sao tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng các hoá đơn, chứng từ có liên quan đến việc mua sắm, sửa chữa TSCĐ.

( Sổ chi tiết TSCĐ lập chung cho toàn doanh nghiệp. Trên sổ ghi chép các diễn biến liên quan đến TSCĐ trong quá trình sử dụng như trích khấu hao, TSCĐ tăng, giảm.... Mỗi bộ phận sử dụng TSCĐ lập sổ theo dõi tài sản để ghi chép các thay đổi do tăng, giảm TSCĐ.

Khi đưa vào sử dụng, mỗi TSCĐ được theo dõi riêng bằng một thẻ TSCĐ. Thẻ TSCĐ giúp cho đơn vị nắm được lý lịch của TSCĐ; nguyên giá TSCĐ và nguồn vốn hình thành TSCĐ; giá trị hao mòn và giá trị còn lại của TSCĐ,...

Khi giảm TSCĐ, DN phải lập đầy đủ hồ sơ thủ tục theo từng trường hợp:

( Nếu thanh lý TSCĐ, doanh nghiệp phải căn cứ vào quyết định thanh lý để thành lập Ban thanh lý TSCĐ. 

( Nếu nhượng bán TSCĐ, kế toán phải lập hoá đơn bán TSCĐ.

( Nếu chuyển giao TSCĐ cho DN khác thì phải lập biên bản giao nhận TSCĐ.

( Nếu phát hiện thiếu mất TSCĐ thì phải lập biên bản thiếu, mất TSCĐ.

Các chứng từ được lập trong từng trường hợp trên là căn cứ để ghi vào thẻ TSCĐ và các sổ hạch toán chi tiết TSCĐ.

1.3. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình

1.3.1. Tài khoản sử dụng

( TK 211 - TSCĐ hữu hình

Bên nợ:

· Nguyên giá của TSCĐ hữu hình tăng do được cấp, do XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, do mua sắm, do các đơn vị tham gia liên doanh góp vốn,...

·  Điều chỉnh tăng nguyên giá của TSCĐ do xây lắp, trang bị thêm hoặc do cải tạo nâng cấp;

·  Điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ do đánh giá lại.                  

Bên có:

- Nguyên  giá của TSCĐ giảm do điều chuyển cho đơn vị khác, do nhượng bán, thanh lý hoặc đem đi góp vốn liên doanh...

· Nguyên giá của TSCĐ giảm do tháo bớt một hoặc một số bộ phận;

·  Điều chỉnh giảm  nguyên giá do đánh giá lại TSCĐ.

Số dư bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ hữu hình hiện có ở doanh nghiệp.

Tài khoản 211 “TSCĐ hữu hình” có 6 tài khoản cấp 2: 

( Tài khoản 2112: Nhà cửa, vật kiến trúc

( Tài khoản 2113: Máy móc, thiết bị

( Tài khoản 2114: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn

( Tài khoản 2115: Thiết bị, dụng cụ quản lý

( Tài khoản 2116: Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm

( Tài khoản 2118: TSCĐ hữu hình khác

 ( TK 214 – Hao mòn TSCĐ

( TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh

Ngoài ra, kế toán tổng hợp TSCĐ còn sử dụng một số tài khoản khác như: TK 111, 112, 1332, 331, 341, 441,...

1.3.2. Phương pháp hạch toán

1.3.2.1. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến tăng TSCĐ hữu hình

a. Trường hợp DN được tài trợ, biếu tặng TSCĐ hữu hình đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi:

                 Nợ TK 211 - Nguyên giá TSCĐ
                        Có TK 711 - Thu nhập khác

Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến TSCĐ hữu hình được tài trợ, biếu tặng tính vào nguyên giá, ghi:

                 NỢ TK 211

                        CÓ TK 111, 112, 331,...

b. Mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp:

- Khi mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp và đưa về sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi:

          Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (ghi theo giá mua trả tiền ngay)

          Nợ TK 133 (1332) - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

          Nợ TK 242- chi phí trả trước dài hạn (Phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán – giá mua trả tiền ngay – thuế GTGT (nếu có).

                  Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).

-   Định kỳ, thanh toán tiền cho người bán, kế toán ghi:

          Nợ TK 331- Phải trả cho người bán

                Có TK 111, 112 (Số phải trả định kỳ bao gồm cả giá gốc và lãi trả chậm, trả góp).

Đồng thời tính vào chi phí theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả từng kỳ

          Nợ TK 635- Chi phí tài chính

                 Có TK 242- Chi phí trả trước dài hạn   


c)Trường hợp tăng TSCĐ hữu hình do tự chế:

-  Khi sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp tự chế tạo để chuyển thành TSCĐ hữu hình sử dụng cho hoạt động SXKD, ghi:

             Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

                   Có TK 155 – Thành phẩm (Nếu xuất kho ra sử dụng)

                   Có TK 154 (Nếu SX xong đưa vào sử dụng ngay, không qua kho).

Đồng thời ghi tăng TSCĐ hữu hình:

              Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

                    Có TK 512 (Doanh thu là giá thành thực tế sản phẩm).

- Chi phí lắp đặt, chạy thử,... liên quan đến TSCĐ hữu hình, ghi:

              Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

                    CÓ TK 111,112,331,...

d)Trường hợp TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi:

(  TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình tương tự:

 - Khi nhận TSCĐ hữu hình tương tự do trao đổi và đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi:

        Nợ TK 211- Nguyên giá TSCĐ hữu hình nhận về ghi theo giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi

              Nợ TK 214- Giá trị khấu hao của TSCĐ đưa đi trao đổi

                     Có TK 211- Nguyên giá của TSCĐ hữu hình đưa đi trao đổi

(  TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với TSCĐ hữu hình không tương tự:

 -  Khi giao TSCĐ hữu hình cho bên trao đổi, kế toán ghi giảm TSCĐ:

              Nợ TK 811( Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đưa đi trao đổi) 

              Nợ TK 214 – Giá trị đã khấu hao

                    Có TK 211- Nguyên giá TSCĐ hữu hình.

Đồng thời ghi tăng thu nhập do trao đổi TSCĐ:

           Nợ TK 131- Phải thu khách hàng (Tổng giá thanh toán)

                 Có TK 711- Thu nhập khác (Giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi)

                 Có TK 3331(TK 33311) - thuế GTGT phải nộp (nếu có)

· Khi nhận TSCĐ hữu hình do trao đổi, ghi:

            Nợ TK 211 (Giá trị hợp lý của TSCĐ nhận được do trao đổi)

            Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

                  Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán).

Trường hợp phải thu thêm tiền do giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi lớn hơn giá trị hợp lý của TSCĐ nhận được do trao đổi thì khi nhận được tiền của bên có TSCĐ trao đổi, ghi:

          Nợ TK 111,112 (Số tiền đã thu thêm)

                 Có TK 131- Phải thu của khách hàng.

Trường hợp phải trả thêm tiền do giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi nhỏ hơn giá trị hợp lý của TSCĐ nhận được do trao đổi thì khi trả tiền cho bên có TSCĐ trao đổi, ghi:

          Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng

                 CÓ TK 111,112,...



2. Khi nhận được TSCĐ hữu hình do trao đổi


g) Tăng TSCĐ do XDCB hoàn thành bàn giao:

·  Khi phát sinh các chi phí liên quan đến từng công trình XDCB

          Nợ TK 241 – Các chi phí XDCB phát sinh.

                 Có TK 152,153 – Chi phí vật tư cho công trình.

                 Có TK 334 – Chi phí tiền lương.

                 Có TK 331 – Chi phí mua ngoài chưa thanh toán

 Khi công trình XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cho SXKD

          Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

                 Có TK 241 – XDCB dở dang


(1) – Các chi phí XDCB phát sinh

(2) – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

(3) – Kết chuyển giá trị công trình XDCB hoàn thành vào nguyên giá TSCĐ

(4) – Các chi phí trước khi sử dụng TSCĐ phát sinh.

· Nếu tài sản hình thành qua đầu tư không thoả mãn các tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình theo qui định của chuẩn mực kế toán, ghi:

         Nợ TK 152, 153 (Nếu là vật liệu, công cụ nhập kho)

                Có TK 241 – XDCB dở dang.

h) Nhận lại vốn góp liên doanh bằng TSCĐ


(1) – Giá trị còn lại của TSCĐ góp vốn liên doanh được nhận lại.

(2) – Phần vốn góp liên doanh bị thiếu hoặc sẽ nhận lại bằng tiền.

(3) – Phần vốn góp liên doanh bị thiếu không được nhận lại.

      1.3.2.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến giảm TSCĐ hữu hình.

a) Giảm TSCĐ do thanh lý, nhượng bán. 

· Xoá sổ TSCĐ bị thanh lý, nhượng bán:

          Nợ TK 214- Giá trị hao mòn TSCĐ

          Nợ TK 811 – Giá trị còn lại

                 Có TK 211 – Nguyên giá TSCĐ

· Phản ánh số tiền đã thu hoặc phải thu về thanh lý, nhượng bán:

          Nợ TK 111,112,131 – Số tiền đã thu, phải thu

          Nợ TK 152- Phế liệu, phụ tùng nhập kho

                 Có TK 711 – Giá bán chưa có thuế GTGT.

                 Có TK 333(33311) – Thuế GTGT phải nộp.

· Các chi phí thanh lý, nhượng bán phát sinh:

          Nợ TK 811- chi phí thanh lý, nhượng bán phát sinh

          Nợ TK 133 – Số thuế GTGT được khấu trừ (nếu có).

                 CÓ TK 111,112,331,...

(1) – Giá trị hao mòn của TSCĐ thanh lý, nhượng bán

(2) – Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán

(3) – Các chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ

(4) – Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ

(5) – Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

b) Góp vốn liên doanh bằng TSCĐ

· Nếu giá trị vốn góp được đánh giá cao hơn giá trị ghi sổ của TSCĐ

          Nợ TK 222 – Giá trị vốn góp liên doanh

          Nợ TK 214 – Giá trị hao mòn của TSCĐ đem góp vốn liên doanh

                 Có TK 211 – Nguyên giá TSCĐ góp vốn liên doanh

                 Có TK 412 – Chênh lệch giá trị vốn góp cao hơn giá trị còn lại

· Nếu giá trị vốn góp bị đánh giá thấp hơn giá trị ghi sổ của TSCĐ

         Nợ TK 222 – Giá trị vốn góp liên doanh

          Nợ TK 214 – Giá trị hao mòn TSCĐ đem góp liên doanh

          Nợ TK 412 – Chênh lệch giá trị vốn góp thấp hơn giá trị còn lại

                 Có TK 211 – Nguyên giá TSCĐ đem góp liên doanh


c) TSCĐ bị mất, thiếu phát hiện khi kiểm kê.

     Nợ TK 214 – Giá trị hao mòn của TSCĐ thiếu, mất

     Nợ TK 138 (1388) – Số tiền bồi thường phải thu của người phạm lỗi

     Nợ TK 811 – Tổn thất tính vào chi phí của DN 

           Có TK 211 – Nguyên giá TSCĐ bị thiếu, mất.


(1) – Số tiền người phạm lỗi phải bồi thường

(2) – Phần tổn thất được tính vào chi phí

c)  Chuyển TSCĐ sang công cụ, dụng cụ.

      

(1) -  Giá trị còn lại nhỏ chuyển vào CPSXKD

(2) -  Giá trị còn lại lớn phải phân bổ dần

Khi TSCĐ chuyển thành công cụ, dụng cụ, kế toán định khoản:

          Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị đã khấu hao)

          Nợ TK 627, 641, 642 (Nếu giá trị còn lại nhỏ)

            Nợ TK 142, 242 (Nếu giá trị còn lại lớn phải phân bổ dần)

                  Có TK 211 – TSCĐ hữu hình

1.4. Hạch toán khấu hao TSCĐ hữu hình

1.4.1. Tài khoản sử dụng

( TK 214 – Hao mòn TSCĐ
Bên Nợ: Giá trị hao mòn TSCĐ giảm do các lý do giảm TSCĐ (Thanh lý, nhượng bán, điều động cho đơn vị khác, góp vốn liên doanh...).

Bên Có: 

- Giá trị hao mòn TSCĐ tăng do trích khấu hao TSCĐ, do đánh giá lại TSCĐ, do điều chuyển TSCĐ đã sử dụng giữa các đơn vị thành viên của Tổng công ty...

- Giá trị hao mòn TSCĐ tăng do tính hao mòn của những TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, phúc lợi...

Số dư bên Có: Giá trị hao mòn của TSCĐ hiện có ở đơn vị.

Tài khoản 214 – Hao mòn TSCĐ được chia thành 3 tài khoản cấp 2 sau:

( Tài khoản 2141: Hao mòn TSCĐ hữu hình

( Tài khoản 2142: Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

( Tài khoản 2143: Hao mòn TSCĐ vô hình

Bên cạnh đó, kế toán còn sử dụng tài khoản 009 “Nguồn vốn khấu hao cơ bản” để theo dõi tình hình hình thành, tăng, giảm và sử dụng số vốn khấu hao cơ bản ở doanh nghiệp.

Bên Nợ: Phản ánh các nghiệp vụ tăng nguồn vốn khấu hao cơ bản

Bên Có: Phản ánh các nghiệp vụ làm giảm nguồn vốn khấu hao (nộp cấp trên, cho vay, đầu tư, mua sắm TSCĐ...)

Số dư bên Nợ: Số vốn khấu hao cơ bản hiện còn.

1.4.2. Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu

1.4.2.1. Định kỳ tính, trích khấu hao TSCĐ vào chi phí SXKD

             Nợ TK 627 (6274) Khấu hao TSCĐ ở bộ phận sản xuất

             Nợ TK 641 (6414) Khấu hao TSCĐ cho tiêu thụ SP, hàng hoá, dịch vụ

             Nợ TK 642 (6424) Khấu hao TSCĐ dùng chung cho toàn DN

                    Có TK 214 (2141) Tổng số khấu hao phải trích

      Đồng thời phản ánh tăng vốn khấu hao: Ghi đơn vào bên Nợ Tài khoản 009 “Nguồn vốn khấu hao cơ bản”.

1.4.2.2. Trường hợp cấp trên huy động vốn khấu hao 

                   Nợ TK 411 – Giảm NVKD (nếu không được hoàn lại)



 Nợ TK 136 (1368) – Phải thu nội bộ (nếu được hoàn lại)




Có TK 111, 112 – Tiền mặt, TGNH

       hoặc 

Có TK 336 – Số phải nộp cấp trên


Đồng thời ghi đơn vào bên Nợ TK 009 (nếu được cấp trên hoàn trả lại) hoặc ghi đơn vào bên Có TK 009 (nếu không được cấp trên hoàn trả lại).

1.4.2.3. TSCĐ đã sử dụng, nhận được do điều chuyển trong nội bộ Tổng công ty, công ty, ghi:

             Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

                    Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh (Giá trị còn lại)

                    Có TK 214 (2141) – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

1.4.2.4. Đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của Nhà nước

( Trường hợp đánh giá tăng nguyên giá của TSCĐ, ghi:

             Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Phần nguyên giá tăng)

                   Có TK 412 (Phần giá trị còn lại tăng)

                   Có TK 214 (2141) (Phần giá trị hao mòn TSCĐ tăng)             

( Trường hợp đánh giá giảm nguyên giá TSCĐ, ghi:

              Nợ TK 412 (Phần giá trị còn lại giảm)

              Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Phần hao mòn TSCĐ giảm)

                    Có TK 211 – TSCĐ hữu hình.

1.4.2.5. Trường hợp giảm TSCĐ thì đồng thời với việc ghi giảm nguyên giá TSCĐ phải ghi giảm giá trị đã hao mòn của TSCĐ (Đã hạch toán tại Kế toán giảm TSCĐ hữu hình mục 1.3.2.2: Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến giảm TSCĐ hữu hình).

1.4.2.6. Đối với TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, chương trình, dự án, khi tính hao mòn vào thời điểm cuối năm, ghi:

             Nợ TK 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

                    Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

      1.4.2.7. Đối với TSCĐ dùng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi, khi tính hao mòn vào thời điểm cuối năm, ghi:

             Nợ TK 431 (4313) – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

                    Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

1.4.2.8. Điều chỉnh mức khấu hao

Trường hợp cuối năm tài chính, khi DN xem xét lại thời gian trích khấu hao và phương pháp khấu hao, nếu có mức chênh lệch với số khấu hao trong năm cần tiến hành điều chỉnh. Nếu mức khấu hao mới cao hơn mức khấu hao đã trích, số chênh lệch tăng được ghi bổ sung vào chi phí kinh doanh như khi trích khấu hao bình thường. Ngược lại, nếu mức khấu hao phải trích nhỏ hơn số đã trích, khoản chênh lệch giảm được ghi giảm chi phí kinh doanh bằng bút toán:



Nợ TK 214 – Số chênh lệch giảm




Có TK liên quan (627, 641, 642...)

Sơ đồ tổng quát hạch toán khấu hao TSCĐ

Đồng thời ghi:

1.5. Hạch toán sửa chữa TSCĐ hữu hình

TSCĐ được cấu thành bởi nhiều bộ phận và chi tiết khác nhau. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ bị hao mòn và hư hỏng cần phải sửa chữa, thay thế để khôi phục năng lực hoạt động. Công việc sửa chữa có thể do doanh nghiệp tự làm hoặc thuê ngoài và được tiến hành theo kế hoạch hay ngoài kế hoạch. Tùy theo quy mô, tính chất của công việc sửa chữa, kế toán sẽ phản ánh vào các tài khoản thích hợp.

1.5.1. Sửa chữa thường xuyên TSCĐ

Sửa chữa thường xuyên TSCĐ mang tính chất bảo dưỡng TSCĐ nhằm để thay thế một số bộ phận chi tiết hay bảo dưỡng với mục đích duy trì hoạt động bình thường của TSCĐ. Xét về quy mô thì tính chất sửa chữa đơn giản, không cần phải ngừng hoạt động sản xuất và chi phí ít. Do đó khi phát sinh chi phí thì được ghi trực tiếp vào chi phí SXKD của từng bộ phận có TSCĐ sửa chữa thường xuyên.

( Nếu việc sửa chữa do DN tự làm, chi phí sửa chữa được tập hợp như sau:



Nợ các TK liên quan (627, 641, 642...)




Có các TK chi phí (111, 112, 152, 214, 334, 338...)

( Trường hợp thuê ngoài:



Nợ các TK tập hợp chi phí (627, 641, 642...)



Nợ TK 133 (1331) – Thuế GTGT được khấu trừ




Có TK chi phí (111, 112, 331...) Tổng số tiền phải trả hoặc đã trả

1.5.2. Sửa chữa lớn TSCĐ

Sửa chữa lớn TSCĐ là việc sửa chữa, thay thế những bộ phận, chi tiết bị hư hỏng trong quá trình sử dụng. Chi phí để sửa chữa lớn khá cao, thời gian sửa chữa thường kéo dài, công việc sửa chữa có thể tiến hành theo kế hoạch hoặc ngoài kế hoạch. Toàn bộ chi phí sửa chữa được tập hợp riêng theo từng công trình, sau khi hoàn thành được coi như một khoản chi phí theo dự toán và được đưa vào chi phí phải trả (nếu sửa chữa theo kế hoạch) hay CP trả trước dài hạn (nếu sửa chữa ngoài kế hoạch). Việc hạch toán quá trình sửa chữa lớn TSCĐ được tiến hành như sau:

( Tập hợp chi phí sửa chữa theo từng công trình:

( Nếu thuê ngoài: Phản ánh số tiền phải trả theo HĐ cho người nhận thầu sửa chữa lớn khi hoàn thành công trình sửa chữa, bàn giao:



Nợ TK 241 (2413) – Chi phí sửa chữa thực tế



Nợ TK 133 (1331) – Thuế GTGT được khấu trừ




Có TK 331 – Tổng số tiền phải trả theo hợp đồng

( Nếu do doanh nghiệp tự làm:



Nợ TK 241 (2413) – Tập hợp chi phí sửa chữa




Có các TK chi phí (111, 112, 52, 214, 334, 338...)

( Kết chuyển giá thành công trình sửa chữa khi hoàn thành:

Tuỳ theo tính chất sửa chữa, sau khi công việc sửa chữa hoàn thành, kế toán sẽ kết chuyển toàn bộ chi phí sửa chữa vào các tài khoản thích hợp:



Nợ TK 335 – Giá thành sửa chữa trong kế hoạch



Nợ TK 242 – Giá thành sửa chữa ngoài kế hoạch (trên 1 năm tài chính)



Nợ TK liên quan (627, 641, 642) – Giá thành sửa chữa ngoài kế hoạch (nếu nhỏ, chỉ liên quan đến 1 năm tài chính)




Có TK 241 (2413) – Giá thành thực tế công tác sửa chữa

1.5.3. Sửa chữa nâng cấp TSCĐ

Sửa chữa nâng cấp là công việc sửa chữa nhằm kéo dài tuổi thọ của TSCĐ hay nâng cao năng suất, tính năng, tác dụng của TSCĐ như cải tạo, thay thế, xây lắp, trang bị thêm một số bộ phận của TSCĐ. Việc hạch toán sửa chữa nâng cấp được tiến hành như sửa chữa lớn, nghĩa là chi phí phát sinh được tập hợp riêng theo từng công trình qua TK 241 (2413). Khi công trình sửa chữa nâng cấp hoàn thành, giá trị nâng cấp sẽ được ghi tăng nguyên giá TSCĐ bằng bút toán:




Nợ TK 211 – Nguyên giá (Giá thành sửa chữa thực tế)




 Có TK 241 (2413) – Giá thành thực tế công tác sửa chữa

Sơ đồ hạch toán tổng quát sửa chữa TSCĐ

1.6. Kế toán TSCĐ hữu hình ở một số nước trên Thế giới
1.6.1. Hạch toán TSCĐ theo hệ thống kế toán Mỹ

Kế toán Mỹ có 3 tài sản chủ yếu: Bất động sản – nhà xưởng – thiết bị; tài sản vô hình và tài nguyên thiên nhiên.

Hạch toán kế toán TSCĐ gồm có 4 nghiệp vụ:

1/ Mua sắm.

2/ Khấu hao phân bổ theo thời gian hữu dụng, giá trị sử dụng hoặc giá trị khai thác và chi phí có liên quan.

3/ Sửa chữa bảo trì và nâng cấp tài sản.

4/ Thanh lý tài sản.

Tài sản luôn được ghi nhận theo nguyên giá gồm cả chi phí vận chuyển, lắp đặt, thuế và chi phí có liên quan. Trong trường hợp tài sản mua sắm nguyên lô phải xác định nguyên giá từng tài sản theo quan hệ tỷ lệ với giá trị thực tế thị trường.

( Nguyên giá nhà xưởng, thiết bị được điều chỉnh giảm dần theo thời gian gọi là khấu hao. Có 4 phương pháp khấu hao:

( Khấu hao suy giảm theo năm (Khấu hao theo số dư giảm dần)

( Khấu hao theo tổng số thứ tự năm sử dụng

( Khấu hao theo đường thẳng (phân bổ đều theo thời gian)

( Khấu hao theo số lượng sản phẩm (phân bổ đều theo công suất sử dụng)

Ngoài ra, cơ quan thuế còn quy định những phương pháp khác để xác định thuế lợi tức, điển hình là hệ thống khôi phục giá trị gia tốc (ACRS). Sự thay đổi các yếu tố ước lượng trong các phương pháp tính khấu hao sẽ ảnh hưởng đến mức khấu hao trong năm hiện hành và những năm kế tiếp.

( Chi phí sửa chữa, bảo trì hoặc nâng cấp tài sản sẽ được hạch toán đưa vào chi phí hoặc tăng vốn. Những phát sinh có giá trị đáng kể, tạo ra lợi nhuận ở nhiều kỳ, làm tăng tuổi thọ và tính năng kỹ thuật của tài sản thì được hạch toán tăng vốn.

( Có 3 cách thanh lý tài sản:

( Xoá bỏ tài sản: Thông thường xoá bỏ tài sản hay thanh lý thì không đem lại thu nhập và thiệt hại, nếu có sẽ là giá trị còn lại của tài sản  + chi phí thanh lý.

( Bán tài sản: Bán tài sản cao hơn giá trị còn lại thì đem lại thu nhập, nếu bán thấp hơn sẽ tạo ra thiệt hại.

( Trao đổi tài sản: Nguyên tắc tổng quát trong trao đổi tài sản cùng loại là không ghi nhận thu nhập do trao đổi mà chỉ ghi nhận thiệt hại, nếu có phát sinh thiệt hại thì nguyên giá tài sản mới được đi theo giá thị trường hoặc lấy giá trị còn lại của tài sản cộng thêm tiền phải chi bù khi trao đổi tài sản. Nếu trao đổi có lợi thì nguyên giá tài sản được xác định là lấy giá trị còn lại của tài sản cộng thêm tiền phải chi bù khi trao đổi tài sản. Việc tính toán các khoản thiệt hại và thu nhập khi trao đổi tài sản có khác nhau giữa phương pháp hạch toán của kế toán và xác định thuế lợi tức. Khi trao đổi những tài sản mới hoặc có giá thị trường của tài sản cũ, tuỳ theo giá nào xác định chính xác hơn, hiệu số giữa giá trị đưa đi trao đổi và giá trị nhận về được ghi nhận là một khoản thu nhập hoặc thiệt hại.
1.6.2. Hạch toán TSCĐ theo hệ thống kế toán Pháp

Hệ thống tài khoản của Pháp được chia làm 9 loại:

( Tài khoản loại 1 đến loại 8: Thuộc kế toán tổng quát trong đó:

( Tài khoản từ loại 1 đến loại 5: Các tài khoản thuộc bảng tổng kết tài sản

( Tài khoản loại 6, loại 7: Các tài khoản quản lý

( Tài khoản loại 8: Các tài khoản đặc biệt

( Tài khoản loại 9: Thuộc kế toán phân tích, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh vào các tài khoản theo những tiêu chuẩn riêng.

1.6.2.1. Hạch toán tăng bất động sản hữu hình

Tài khoản 21 “ Bất động sản hữu hình” được hạch toán chi tiết như sau:

( Tài khoản 211: Đất đai

( Tài khoản 212: Chỉnh trang và kiến tạo đất đai

( Tài khoản 213: Kiến trúc

( Tài khoản 214: Công trình kiến trúc trên đất người khác

( Tài khoản 215: Trang thiết bị kỹ thuật, máy móc và dụng cụ công nghiệp

( Tài khoản 218: Các bất động sản hữu hình khác

Các nghiệp vụ tăng bất động sản hữu hình:

a. Bất động sản tăng do mua sắm

b. Bất động sản tăng do nhận từ các thành viên góp vốn bằng hiện vật

c. Bất động sản tăng do đầu tư xây dựng cơ bản

d. Bất động sản tăng do chuyển sản phẩm thành Bất động sản

1.6.2.2. Hạch toán giảm bất động sản hữu hình

a. Thanh lý Bất động sản do đã trích đủ kế hoạch

b. Nhượng bán Bất động sản

1.6.2.3. Phương pháp tính khấu hao bất động sản

a. Phương pháp khấu hao cố định (Phương pháp khấu hao đều)

b. Phương pháp khấu hao giảm dần

Chương ii

Thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình

tại Công ty Truyền tải điện 1

2.1. Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động SXKD của công ty Truyển tải điện 1

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty truyền tải điện 1 là một doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tổng Công ty điện lực Việt Nam - Bộ công nghiệp, có trụ sở đóng tại 15 Cửa Bắc, Ba Đình - Hà Nội. Từ khi hình thành đến nay, trải qua hơn 20 năm hoạt động, Công ty đã từng bước trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao cho. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy đi theo tiến trình lịch sử và phát triển của Công ty. 

Tổ chức tiền thân của Công ty truyền tải điện 1 là Sở truyền tải điện Miền Bắc trực thuộc Công ty điện lực Miền Bắc. Sở truyền tải điện Miền Bắc được thành lập theo quyết định số 06ĐL/TTCB ngày 7/4/1981 của Bộ Điện Lực (sau là Bộ Năng Lượng), tại số 53 Phố Lương Văn Can, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Sở đã khẩn trương tổ chức triển khai bộ máy, tập hợp đội ngũ, xây dựng lực lượng. 

Trong vòng 2 năm ( 5/1981 - 5/1983 ) Sở đã lần lượt tiếp nhận nhiệm vụ vận hành toàn bộ lưới điện 110Kv Miền Bắc trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Từ Hà Nội đến Hà Nam Ninh, Hà Bắc, Thanh Hoá, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hải Phòng....

 Từ tháng 10/1986 theo quyết định của Bộ, Sở tiến hành chuyển giao lưới điện 110Kv cho các Sở điện lực quản lý, tiếp nhận toàn bộ lưới 220Kv. Như vậy từ tháng 5/1990 trở đi, Sở chỉ còn quản lý lưới 220Kv trên toàn miền, đáp ứng nhiệm vụ truyền tải phần lớn sản lượng điện phát ra từ các nhà máy thuỷ điện Hoà Bình và nhiệt điện Phả Lại, Ninh Bình, Uông Bí để cung cấp cho Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hải Phòng, các tỉnh Hà Tây, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh...

Tháng 4/1994, Sở truyền tải điện tiếp nhận và đưa vào quản lý vận hành hệ thống tải điện Bắc Nam 500Kv cung đoạn Hoà Bình - Đèo Ngang. Cho tới nay công trình đã phát huy hiệu quả tốt, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục nhằm cung cấp điện cho Miền Trung và Miền Nam hàng tỷ Kwh/ năm.

Ngày 4/3/1995, theo quyết định của số 112NL/TCCB - LĐ của Bộ trưởng Bộ năng lượng, Sở truyền tải điện tách khỏi Công ty điện lực 1 để hình thành Công ty truyền tải điện 1, trực thuộc Tổng Công ty điện lực Việt Nam. Công ty được tổ chức và hoạt động theo điều lệ ban hành tại Quyết định số 182 QĐ/HĐQT ngày 25/3/1995 của HĐQT – TCT điện lực Việt Nam.

Đến nay, sau 8 năm hoạt động, Công ty truyền tải điện 1 đã triển khai thực hiện mô hình tổ chức mới, xây dựng và ban hành một số quy chế mới như quy chế phân cấp giữa Công ty và các đơn vị trực thuộc, quy chế trả lương, nội quy lao động... nhằm hoàn thiện và nâng cao từng bước các mặt quản lý của Công ty.

Hiện nay, Công ty có 1509 CBCNV, làm nhiệm vụ quản lý lưới truyền tải điện 220 - 500kv trên địa bàn các tỉnh phía Bắc, bao gồm :

* 1275 Km đường dây 220Kv và 14 Km đường dây 110Kv.

* 406 Km đường dây 500Kv.

* 9 Trạm biến áp 220Kv, 6 Trạm biến áp 110Kv với tổng dung lượng 2855 MVA.

* 1 Trạm bù 500Kv.

* 6  Trạm lặp, 9 đội chốt vận hành đường dây 500Kv.

Công ty có 15 đơn vị (8 truyền tải điện khu vực, 4 trạm biến áp, 1 xưởng, 2 đội) đóng trên địa bàn của 12 tỉnh, thành phố, trong đó có các thành phố lớn quan trọng như Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Vinh.

2.1.2.  Nhiệm vụ sản xuất

Theo đăng ký kinh doanh số 109667 ngày 19/12/1994 của Uỷ ban Kế hoạch Nhà Nước cấp, Công ty truyền tải điện một là đơn vị SXKD có đầy đủ tư cách pháp nhân, hoạt động theo phương thức hạch toán phụ thuộc, có những nhiệm vụ sau:

* Quản lý, vận hành an toàn, liên tục, tin cậy bảo đảm chất lượng điện năng, phấn đấu giảm tổn thất điện năng trên lưới truyền tải điện.

* Sửa chữa thiết bị lưới điện và phục hồi, cải tạo, xây dựng các công trình điện.

* Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị để xác định chất lượng thiết bị trong quá trình sửa chữa xây lắp của Công ty.

Hiện nay, ngoài các nhiệm vụ chính, Công ty còn được Tổng Công ty điện lực giao cho nhiệm vụ cùng Ban quản lý dự án công trình điện Miền Bắc lắp đặt các thiết bị điện có công suất lớn, tính năng hiện đại... để thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu nhằm chống quá tải điện áp. 

2.1.3. Khó khăn và thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của Công ty

2.1.3.1. Khó khăn

Hệ thống lưới truyền tải điện thuộc Công ty quản lý hầu hết đã qua 30 năm sử dụng, nay đã quá lạc hậu, kém độ tin cậy.

Công ty vốn là một đơn vị cấp Sở được hoạt động theo phương thức hạch toán báo sổ, bao cấp toàn bộ, khi chuyển sang mô hình hoạt động Công ty, một số bộ phận thiếu chủ động, thiếu kinh nghiệm quản lý, do đó đôi khi gây ách tắc trong sản xuất, đòi hỏi Công ty phải tìm ra biện pháp khắc phục.

Địa bàn hoạt động của Công ty rộng, lực lượng kế toán không tập trung dẫn tới việc nối mạng máy vi tính và công tác kiểm tra, đối chiếu, lập bảng biểu gặp khó khăn. Hiện nay, chỉ có phòng Tài chính - Kế toán của Tổng Công ty sử dụng phần mềm kế toán trên nền FOXPRO, còn lại kế toán viên của các đơn vị trực thuộc dùng chương trình EXCEL nên kế toán máy chưa phát huy được hiệu quả cao.

    2.1.3.2. Thuận lợi

Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của ban lãnh đạo Tổng Công ty điện lực Việt Nam .

Vì hạch toán phụ thuộc, do đó việc áp dụng hình thức tổ chức sổ sách không đầy đủ (có một số nhật ký, bảng biểu và báo cáo không cần sử dụng).

Đội ngũ kế toán khá đông, trình độ đồng đều và sử dụng máy vi tính để phục vụ công tác kế toán. Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty được Tổng Công ty trang bị đầy đủ máy vi tính cho từng nhân viên kế toán.
2.1.4. Thị trường mua hàng, thị trường bán hàng

2.1.4.1. Thị trường mua hàng
Công ty sử dụng các nguyên liệu phục vụ sản xuất chủ yếu là các phụ kiện đường dây và trạm như : Sứ, cáp các loại,... các loại dầu biến áp... Đây là những mặt hàng chuyên dùng trong ngành điện, do đó có một số thiết bị, vật tư đặc chủng khó tìm để thay thế khi sửa chữa. 

Hiện nay, cơ chế thị trường cũng đã tạo điều kiện cho Công ty khi cần mua, bán các thiết bị, vật tư được thuận lợi hơn trước.

2.1.4.2. Thị trường bán hàng

Công ty Truyền tải Điện 1 tiếp nhận điện năng từ các nhà máy phát điện, sau đó truyền tải đến cho các Công ty điện lực, ghi nhận sản lượng điện qua chỉ số công tơ đo đếm. Sản phẩm chính của Công ty mang tính đặc biệt, không thể có sản phẩm dở dang hoặc lưu kho.

Công ty là đơn vị hạch toán phụ thuộc về tài chính, nhận nhiệm vụ và vốn cấp phát từ Tổng Công ty sau đó tập hợp toàn bộ chi phí chuyển lên Tổng Công ty.

2.1.5. Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh

      2.1.5.1. Tổ chức bộ máy quản lý

Là một DN Nhà nước, Công ty tổ chức quản lý theo mô hình trực tuyến, chức năng (quản lý theo 1 cấp). Đứng đầu là Ban giám đốc Công ty chỉ đạo trực tiếp từng phòng ban chức năng, truyền tải điện khu vực, trạm biến áp điện, đội, xưởng SX. Các đơn vị trong Công ty có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và đặt dưới sự chỉ đạo chính của Giám đốc Công ty. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty như sau:

tổ chức bộ máy quản lý sản xuất

Công ty truyền tải điện 1

Ghi chú:           Hướng dẫn chức năng
                          Lãnh đạo trực tuyến
Chức năng của các bộ phận trong Công ty

Trong Ban Giám đốc gồm Giám đốc và 3 phó Giám đốc.

Giám đốc là người đứng đầu bộ máy lãnh đạo của Công ty - đại diện pháp nhân của Công ty trước pháp luật và trước cơ quan cấp trên. Nhiệm vụ của Giám đốc Công ty gồm có:

( Trực tiếp ký nhận các nguồn lực của Tổng Công ty giao: quỹ đất, nguồn vốn, nợ và các loại tài sản.

( Chỉ đạo xây dựng, trình duyệt, tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án  của Tổng Công ty.

( Kiểm tra thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do Nhà nước và Tổng Công ty ban hành tại các đơn vị trực thuộc.

( Chỉ đạo thực hiện nộp thuế và các khoản theo quy định của Nhà nước.

( Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho toàn bộ CBCNV trong Công ty. 

Giúp việc cho Giám đốc gồm có các Phó giám đốc kỹ thuật và kế toán trưởng phụ trách từng khối công việc được chuyên môn hoá cụ thể.

( Một phó giám đốc phụ trách các trạm biến áp điện

( Một phó giám đốc phụ trách đường dây 220KV.

( Một phó giám đốc phụ trách đường dây 500KV.

Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban được Ban Giám đốc quy định như sau:

( Phòng hành chính: Có nhiệm vụ thực hiện các thủ tục hành chính, văn thư, điện nước, chăm lo đời sống  của CBCNV trong Công ty.

( Phòng kế hoạch:  Xây dựng và trình duyệt Tổng Công ty các kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm. Sau khi được Tổng Công ty chấp thuận, phòng kế hoạch có nhiệm vụ tìm hiểu, giao dịch với các nhà đầu tư, bộ phận tiếp thị và giới thiệu sản phẩm để lập phương án kinh doanh trình Giám đốc và Tổng công ty, giúp Giám đốc chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện theo kế hoạch.

( Phòng tổ chức lao động tiền lương: Quản lý lương, thưởng, và các khoản theo chế độ quy định và các vấn đề kỷ luật, đề bạt CBCNV trong Công ty, ký kết các hợp đồng lao động và các thoả ước lao động tập thể. 

( Phòng kỹ thuật: Chỉ đạo công tác kỹ thuật và vận hành lưới điện an toàn, liên tục, đảm bảo chất lượng điện năng. 

Xây dựng các chương trình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng kế hoạch, biện pháp về đảm bảo an toàn sản xuất, chủ trì tham gia xét duyệt nghiệm thu các công trình xây dựng, lắp đặt và các thiết bị mua mới.

( Phòng tài chính - kế toán: Quản lý khai thác có hiệu quả vốn và nguồn vốn được giao, được phép huy động vốn , liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế.

Xây dựng các kế hoạch giá thành, thực hiện nộp ngân sách các khoản theo quy định, thiết lập các quỹ theo quyết định của Nhà nước và Tổng công ty.

Thực hiện chế độ hạch toán kế toán, thống kê theo quy định của của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng công ty.

( Phòng vật tư: Cung cấp đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật và đầy đủ, kịp thời vật tư thiết bị phục vụ cho sản xuất và vận hành lưới điện. 

( Phòng thanh tra - bảo vệ: Có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho sản xuất và theo dõi, kiểm tra định kỳ và bất thường về công tác an toàn lao động 

Thống kê và điều tra sự cố thiết bị, đường dây, tai nạn lao động xảy ra để xây dựng phương án phòng ngừa.

( Phòng dự toán: Lập và kiểm tra các dự toán theo đơn giá, định mức quy định của Nhà nước và Tổng công ty.

Công ty có 15 đơn vị thành viên trong đó có 8 truyền tải điện khu vực được mở tài khoản chuyên chi tại các ngân hàng địa phương - nơi có trụ sở đơn vị làm việc. Các đơn vị còn lại được Công ty cấp vốn bằng tiền mặt và vật tư kinh doanh. Các đơn vị phụ thuộc phải thực hiện chế độ quản lý và hạch toán tài chính theo đúng quy chế phân cấp của Công ty.

2.1.5.2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh

Là một doanh nghiệp lớn, có nhiều đơn vị trực thuộc đóng rải rác khắp khu vực miền Bắc, Công ty đã từng bước sắp xếp lại sản xuất để tận dụng hết năng lực sẵn có để phát huy SXKD có hiệu quả. Về mặt tổ chức sản xuất, Công ty bao gồm:

* 3 đơn vị phụ trợ:  đội vận tải, đội sửa chữa thiết bị điện, xưởng thí nghiệm.

* 4 trạm biến áp điện: Ba La, Chèm, Mai Động, Thái Nguyên.

* 8 truyền tải điện khu vực: Hà Nội, Hoà Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Công ty truyền tải điện 1 từ khi được thành lập đến nay đã đạt được khá nhiều thành tích đáng khích lệ. Điều đó chứng tỏ đây là một doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh có hiệu quả. Tìm hiểu đặc điểm chung của Công ty giúp chúng ta có cách nhìn tổng quan về một đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán phụ thuộc cơ quan cấp trên. Từ những đặc điểm chung đó có ảnh hưởng rất nhiều đến bộ máy kế toán và tổ chức hạch toán kế toán của Công ty.

2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy và công tác hạch toán kế toán tại công ty truyền tải điện 1

2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán


Công tác hạch toán kế toán trong một doanh nghiệp hoạt động chuyên ngành truyền tải điện có nhiều khác biệt và phức tạp so với các ngành khác. Với một cơ cấu tổ chức quản lý gồm rất nhiều đơn vị trực thuộc mặc dù đã có sự phân cấp quản lý tài chính nhưng chưa triệt để do đòi hỏi cao về tính tập trung và thống nhất trong chỉ đạo và quản lý ở cấp vĩ mô (Tổng Công ty). Do đó để trợ giúp và cũng để phù hợp với hoạt động của bộ máy quản lý Công ty, việc áp dụng cơ cấu bộ máy kế toán tập trung là rất hợp lý.

  Tổ chức bộ máy kế toán 

  Công ty truyền tải điện 1

Ghi chú:                Mối quan hệ trực tuyến
                               Mối quan hệ tham mưu

Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo kiểu trực tuyến, kế toán trưởng trực tiếp điều hành các nhân viên kế toán phần hành, đồng thời lại có quan hệ có tính chất tham mưu giữa kế toán trưởng và kế toán phần hành. 

( Kế toán trưởng:  Là người giúp việc trong lĩnh vực chuyên môn tài chính kế toán cho Ban Giám đốc, đồng thời chịu sựu lãnh đạo trực tiếp về mặt hành chính của Giám đốc Công ty và sự chỉ đạo của kế toán trưởng cấp trên.

Nhiệm vụ của kế toán trưởng là tổ chức bộ máy kế toán nhằm thực hiện hai chức năng cơ bản của kế toán là thông tin và kiểm tra hoạt động kinh doanh, phổ biến chủ trương và chỉ đạo thực hiện về lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn tài chính cho các kế toán bộ phận, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và các cơ quan Nhà nước về thông tin kế toán cung cấp.

( Kế toán ngân hàng: Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc nhập số liệu vào máy các khoản thu, chi liên quan đến TGNH. Cuối tháng đối chiếu số dư tài khoản TGNH trên sổ sách với bảng sao kê do ngân hàng gửi, sau đó lập báo cáo chi tiết tài khoản TGNH nộp cho kế toán tổng hợp.

( Kế toán tiền mặt, lương: Theo dõi các khoản thu, chi liên quan đến tiền mặt, việc thanh toán lương, thưởng, BHXH và các khoản thu nhập của CBCNV....

Do hạch toán tiền lương đã có sự phân cấp nên kế toán tiền lương tại Công ty chủ yếu chỉ tập hợp ghi sổ tổng hợp và lên bảng phân bổ tiền lương trên cơ sở những báo cáo kế toán (sau khi đã kiểm tra chứng từ) của các đơn vị trực thuộc.

Hàng ngày, dựa vào các chứng từ gốc kế toán tiền mặt phải vào sổ theo dõi tiền mặt, đối chiếu số tồn quỹ trên sổ sách với số tồn thực tế của thủ quỹ. Cuối tháng nộp cho kế toán tổng hợp báo cáo chi tiết tài khoản tiền mặt.  

( Kế toán vật tư: Hạch toán chính xác, đầy đủ tình hình nhập – xuất – tồn kho vật tư tại Công ty và tại kho các đơn vị trực thuộc, tiến hành đối chiếu, kiểm tra thẻ kho, sổ sách với tình hình tồn kho thực tế cùng với thủ kho và phòng vật tư.

Lập bảng phân bổ vật tư phục vụ cho việc tập hợp chi phí và tính giá thành.

( Kế toán TSCĐ, tập hợp chi phí đại tu:  Hạch toán đầy đủ, kịp thời chính xác tình hình tăng, giảm và xác định đúng đối tượng phân bổ, mức trích khấu hao TSCĐ. Cuối tháng lập bảng phân bổ khấu hao, báo cáo tăng giảm TSCĐ. 

Hàng tháng tập hợp toàn bộ chi phí đại tu phát sinh, căn cứ vào các số liệu trong báo cáo kế toán của các đơn vị trực thuộc 

( Kế toán tổng hợp chi phí, giá thành: Phụ trách khâu tập hợp toàn bộ chi phí SX, có nhiệm vụ liên kết các kế toán bộ phận, phát hiện sai sót, chênh lệch của báo cáo chi tiết. Cuối kỳ lập các báo cáo tài chính thông qua kế toán trưởng và Giám đốc sau đó trình duyệt Ban Tài chính - kế toán Tổng Công ty điện lực VN. 

( Kế toán quyết toán các công trình đại tu, sửa chữa lớn và nhận thầu xây lắp cho khách hàng: Tham gia quá trình lập kế hoạch, theo dõi việc thanh quyết toán các công trình đại tu tại các đơn vị trực thuộc. Trình duyệt quyết toán các công trình đại tu, nhận thầu xây lắp theo sự phân cấp (giá trị công trình dưới 1tỷ VNĐ trình duyệt Giám đốc Công ty, trên 1 tỷ VNĐ trình duyệt Giám đốcTổng Công ty).

( Kế toán đầu tư, công trình quá tải: Tập hợp toàn bộ CP mua sắm trang thiết bị, xây dựng các trạm biến áp, đường dây điện, chi phí thực hiện công trình chống quá tải điện thuộc nguồn vốn đầu tư của ngành điện trình kho bạc Nhà nước.

( Kế toán công nợ, VAT: Có nhiệm vụ theo dõi, xác nhận các khoản tạm ứng nội bộ, công nợ với khách hàng. Cuối tháng lập bảng kê chi tiết theo dõi tài khoản tạm ứng và bảng kê chi tiết theo dõi tài khoản thanh toán với nhà cung cấp.

Định kỳ, tổng hợp các số liệu lập bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào và quyết toán thuế GTGT gửi Tổng Công ty.

( Thủ quỹ: Quản lý tiền mặt tại Công ty, trên cơ sở chứng từ thu chi, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp để tiến hành thanh toán và vào sổ quỹ. Cuối ngày đối chiếu số tồn quỹ thực tế với kế toán tiền mặt. 

Mỗi cán bộ kế toán đều phải kiêm nhiệm từng phần việc cụ thể dưới sự phân công của Trưởng phòng. Công ty thực hiện hạch toán theo chứng từ gốc đối với những khoản Công ty trực tiếp quản lý và hạch toán theo chứng từ ghi sổ đối với các khoản thanh toán, cấp phát bằng bù trừ, các khoản tổng hợp từ báo cáo kế toán của các đơn vị trực thuộc gửi về phục vụ cho việc  hạch toán tại Công ty.

Công ty Truyền tải điện 1 là một Công ty hạch toán phụ thuộc do đó tất cả các chi phí, doanh thu đều được chuyển lên Tổng Công ty điện lực Việt Nam để hạch toán tập trung toàn ngành điện. Tại Công ty sẽ không xác định được chi phí và doanh thu của SX chính (vận hành truyền tải điện) mà chỉ có thể xác định được chi phí, doanh thu và lợi nhuận của SXKD phụ (lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh cho khách hàng). Đây cũng chính là một đặc thù của Công ty bởi tất cả các khâu từ sản xuất điện đến phân phối tiêu dùng là một dây chuyền khép kín toàn ngành.

2.2.2. Hình thức tổ chức sổ kế toán

Để phù hợp với yêu cầu, trình độ quản lý và đặc điểm SXKD của mình, Công ty Truyền tải điện 1 đã áp dụng tổ chức sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung theo đúng yêu cầu của Tổng Công ty. 


Công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo quy định của Tổng Công ty trên cơ sở theo quyết định 1141-TC/CĐKT ra ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính. Việc ghi chép sổ sách kế toán nhất thiết phải căn cứ vào chứng từ kế toán hợp lệ, hợp pháp. Các kế toán viên thực hiện công tác hạch toán kế toán bằng máy vi tính  đều phải in ra sổ sách kế toán hàng tháng, có luỹ kế từ đầu năm đến hết niên độ kế toán. Những sổ sách này có đầy đủ chữ ký của nhân viên kế toán phụ trách phần hành và được kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị xem xét, ký duyệt.


Hiện nay để phục vụ nhu cầu quản lý, Công ty quy định các đơn vị thành viên đều phải mở sổ, ghi chép, quản lý, lưu giữ và bảo quản theo đúng quy định chế độ sổ sách kế toán. Sổ sách kế toán bao gồm sổ tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, sổ nhật ký. Việc mở sổ kế toán phải phản ánh đầy đủ, rõ ràng kịp thời chính xác, trung thực, nhằm cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo tài chính của đơn vị.


trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung

 tại Công ty truyền tải điện 1

Ghi chú:              

2.3. Thực trạng hạch toán TSCĐ hữu hình ở công ty truyền tải Điện 1

2.3.1. Đặc điểm TSCĐ và phân loại TSCĐ hữu hình ở Công ty

2.3.1.1. Đặc điểm TSCĐ ở Công ty Truyền tải Điện 1

TSCĐ ở Công ty Truyền tải Điện 1 chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn bộ tài sản của Ngành. Hàng năm, Ban Giám đốc Công ty luôn có kế hoạch thay mới, sửa chữa và nâng cấp TSCĐ cho phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh mà Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đề ra.

TSCĐ ở Công ty Truyền tải Điện 1 chủ yếu là TSCĐ hữu hình. Các TSCĐ hữu hình này được dùng trong sản xuất kinh doanh và ngoài sản xuất kinh doanh.

Đối tượng ghi TSCĐ là từng vật kết cấu hoàn chỉnh với tất cả các vật gá lắp và phụ tùng kèm theo, hoặc là những vật thể riêng biệt về mặt kết cấu dùng để thực hiện những chức năng độc lập nhất định, hoặc là từng tổ hợp bao gồm nhiều vật kết cấu hợp thành cùng thực hiện một chức năng nhất định.

2.3.1.2. Phân loại TSCĐ hữu hình ở Công ty Truyền tải điện 1


a. Tổng hợp TSCĐ theo nguồn vốn (tính đến ngày 31/12/2002)

- 
TSCĐ đầu tư bằng vốn ngân sách


1.627.826.287.500


- 
TSC§
do vốn tự bổ sung




   156.252.920.250


-
TSC§
được hình thành từ nguồn vốn khác

   474.850.131.000

   


 
        Tổng cộng:

           2.258.929.338.750

b. TSCĐ phân theo tính chất sử dụng


TSCĐ đang dùng trong sản xuất kinh doanh:

2.110.617.988.500



TSCĐ Vô hình :







        0



TSCĐ chưa cần dùng :






        0



TSC§
không cần dùng :






        0



TSC§
hư hỏng chờ thanh lý :



    108.171.337.050

TSC§
Đất đai :

                                               40.140.013.200





Tổng cộng:


 2.258.929.338.750


c. TSCĐ phân theo đặc trưng kỹ thuật


( Nhà cửa, vật kiến trúc:
( Nhà cửa: Đối tượng ghi TSCĐ thuộc nhóm này là các ngôi nhà dùng để bố trí các phân xưởng và bộ phận sản xuất, các ngôi nhà dùng làm kho tàng (kho NVL, kho thành phẩm...), các ngôi nhà dùng làm phòng nghiên cứu thí nghiệm...

( Vật kiến trúc: Đối tượng ghi TSCĐ thuộc vật kiến trúc là ống khói có móng riêng, tháp nước độc lập, hệ thống ống dẫn nước, bể chứa, hàng rào...

( Máy móc thiết bị:

( Máy móc thiết bị động lực: TSCĐ trong nhóm máy móc thiết bị gồm: động cơ hơi nước, tuốc bin, máy phản ứng nguyên tử, động cơ đốt trong, động cơ điện, máy phát điện, thiết bị điện, máy biến áp động lực, máy biến đổi, thiết bị năng lực.

( Máy móc thiết bị công tác: là máy, từng tổ hợp máy, từng thiết bị và khí cụ riêng lẻ như thiết bị lò cao, máy tiện ren, mô tơ điện, máy cán nguội, lò mác tanh...

( Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn:

( Phương tịên vận tải: 
- Phương tiện vận tải đường sắt: Đầu máy hơi nước, đầu máy diesel...

- Phương tiện vận tải bằng xe hơi: ô tô tải  kể cả bộ xăm lốp dự trữ và bộ phụ tùng dụng cụ kèm theo.

- Phương tiện vận tải trong sản xuất: Xe goòng, xe tời, xe rùa điện...

( Thiết bị truyền dẫn: TSCĐ trong nhóm này gồm mạng điện, ống dẫn

- Mạng điện bao gồm: Các đường dây hạ thế và cao thế, mạng điện tiếp xúc dùng cho các phương tiện chạy bằng điện, mạng điện thoại, mạng điện báo...

- ống dẫn bao gồm các ống chuyển các chất lỏng và chất khí như nước, hơi nước, hơi đốt, dầu mỏ...

( Thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác quản lý của DN như máy vi tính phục vụ quản lý, thiết bị điện tử, máy hút bụi...

Theo cách phân loại này thì TSCĐ của Công ty bao gồm các loại như sau:

TSCĐ đang dùng trong SX kinh doanh
         2.110.607.988.500

+ Nhà cửa






    31.741.500.000

+ Vật kiến trúc






      1.753.741.500

+ Máy móc thiết bị động lực



  607.152.025.200

+  Máy móc thiết bị công tác



      8.736.472.500

+ Máy móc thiết bị truyền dẫn


          1.443.173.409.300

+ Công cụ dụng cụ đo lường, dụng cụ quản lý

       4.515.210.000   

+ Thiết bị và phương tiện vận tải                                        12.180.420.000

+ TSCĐ khác dùng trong SX kinh doanh: 

       1.356.210.000


Những cách phân loại này đều mang một ý nghĩa nhất định, giúp cho việc sử dụng và quản lý TSCĐ tại Công ty Truyền tải Điện 1 ngày càng tốt hơn.

2.3.2. Hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình tại Công ty Truyền tải Điện 1

2.3.2.1. Đối với trường hợp tăng TSCĐ

a. Tăng do đầu tư và xây dựng

-  Khi công trình đầu tư, xây dựng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thì đơn vị  sử dụng phải tạm hạch toán tăng giá trị TSCĐ và xác định nguồn vốn hình thành TSCĐ để theo dõi quản lý, tính hao mòn và trích khấu hao theo đúng chế độ.

- Kế toán căn cứ vào biên bản nghiệm thu bàn giao TSCĐ (có đủ thành phần các bên ký xác nhận theo quy định) và các tài liệu liên quan do Bên A cung cấp theo mẫu 08 đính kèm để xác định giá trị TSCĐ tạm tăng, lập chứng từ hạch toán, vào thẻ TSCĐ và các sổ sách để theo dõi quản lý và trích khấu hao TSCĐ.

- Khi có Thông tri phê duyệt quyết toán (hoặc quyết định phê duyệt quyết toán), Phòng Tài chính – Kế toán phải hạch toán điều chỉnh đồng thời ghi vào thẻ TSCĐ và các sổ sách theo dõi.

b. Tăng do mua sắm TSCĐ
- Khi TSCĐ được mua sắm về, đơn vị tiến hành lập các hồ sơ:

+ Hợp đồng mua sắm TSCĐ (nếu có);

+ Biên bản nghiệm thu TSCĐ;

+ Hoá đơn mua sắm TSCĐ;

+ Phiếu nhập kho TSCĐ (nếu có);

+ Phiếu xuất kho TSCĐ (nếu có);

+ Quyết định sử dụng nguồn vốn để mua sắm TSCĐ;

+ Biên bản bàn giao TSCĐ cho đơn vị sử dụng.

- Căn cứ vào các hồ sơ trên kế toán lập chứng từ hạch toán tăng TSCĐ, vào thẻ TSCĐ, sổ theo dõi TSCĐ, tính hao mòn và trích khấu hao theo quy định.

c. Tăng TSCĐ do điều chuyển

Căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền về việc điều chuyển TSCĐ, hai bên tổ chức giao nhận và lập biên bản giao nhận TSCĐ:

- Bên giao TSCĐ chịu trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền để ra quyết định tăng giảm vốn (trường hợp tăng giảm vốn);

- Bên nhận TSCĐ căn cứ vào hồ sơ giao nhận TSCĐ để hạch toán tăng TSCĐ, vào thẻ TSCĐ, sổ theo dõi TSCĐ, tính hao mòn và trích khấu hao theo quy định.

d. Các trường hợp tăng nguyên giá TSCĐ do các nguyên nhân:
 ( Đánh giá lại TSCĐ

Khi TSCĐ đánh giá lại theo chủ trương của Nhà nước (như cổ phần hoá,...) căn cứ vào Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, kế toán hạch toán tăng nguyên giá TSCĐ phần chênh lệch tăng và ghi chép bổ sung phần chênh lệch tăng thêm vào thẻ và sổ theo dõi TSCĐ. 

 ( Nâng cấp TSCĐ: Căn cứ vào Quyết định phê duyệt chi nâng cấp TSCĐ, kế toán hạch toán bổ sung phần chênh lệch tăng thêm nguyên giá TSCĐ. 

( Đối với sửa chữa lớn, đại tu: đơn vị hạch toán vào chi phí SXKD trong kỳ mà không hạch toán tăng nguyên giá TSCĐ.
d. TSCĐ tăng do được biếu tặng, ngân sách cấp

Căn cứ vào chứng từ, văn bản về biếu tặng hoặc ngân sách cấp và biên bản giao nhận TSCĐ, kế toán hạch toán tăng TSCĐ theo quy định. 

e. TSCĐ tăng do phát hiện thừa trong kiểm kê

Khi TSCĐ được phát hiện thừa trong kiểm kê, căn cứ vào quyết định xử lý kết quả kiểm kê TSCĐ, kế toán hạch toán tăng TSCĐ đồng thời ghi vào thẻ TSCĐ, sổ theo dõi TSCĐ, tính hao mòn và trích khấu hao theo quy định.

2.3.2.2. Đối với trường hợp giảm TSCĐ

a. Giảm TSCĐ do nhượng bán, thanh lý

 Khi đưa ra thanh xử lý TSCĐ, đơn vị phải lập đầy đủ hồ sơ và thực hiện theo quy định của Tổng công ty về công tác thanh xử lý tài sản. Hồ sơ bao gồm:

+ Quyết định nhượng bán, thanh lý TSCĐ.

+ Biên bản kết quả nhượng bán, thanh lý TSCĐ của Hội đồng thanh xử lý.

+ Hoá đơn xuất kho nhượng bán thanh lý TSCĐ (với TSCĐ phải viết hoá đơn)

Căn cứ vào hồ sơ nhượng bán thanh lý TSCĐ của Hội đồng thanh xử lý TSCĐ của đơn vị, kế toán tiến hành hạch toán giảm TSCĐ và các nghiệp vụ có liên quan.

b. Giảm TSCĐ do điều chuyển
Để phục vụ cho quá trình SXKD, Tổng công ty sẽ thực hiện điều chuyển tài sản không cần dùng từ đơn vị này sang đơn vị khác trong nội bộ Tổng Công ty. Việc điều chuyển tài sản ra ngoài Tổng công ty được thực hiện theo quyết định hoặc ý kiến của Chính phủ.

Các đơn vị trực thuộc có thể thực hiện việc điều chuyển TSCĐ trong nội bộ đơn vị mình theo phân cấp. Hồ sơ TSCĐ gồm có:

+ Quyết định điều chuyển của cấp có thẩm quyền;

+ Phiếu xuất kho TSCĐ được điều chuyển (nếu có);

+ Biên bản giao nhận TSCĐ.

c. TSCĐ giảm do phát hiện thiếu trong kiểm kê

Hồ sơ giảm TSCĐ do phát hiện thiếu trong kiểm kê gồm:

+ Biên bản kiểm kê;

+ Quyết định xử lý kết quả kiểm kê của cấp có thẩm quyền.

d. Di chuyển TSCĐ trong nội bộ đơn vị

TSCĐ trong đơn vị được Thủ trưởng đơn vị phân giao trách nhiệm quản lý và sử dụng cho trưởng các bộ phận trong đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Khi có yêu cầu phải chuyển TSCĐ của bộ phận này sang bộ phận khác trong nội bộ đơn vị thì thủ trưởng đơn vị phải có quyết định điều động. Bộ phận quản lý TSCĐ sẽ lập phiếu di chuyển TSCĐ theo mẫu 05 TSCĐ và thông báo cho các bộ phận có liên quan tiến hành công việc giao nhận TSCĐ theo quyết định.

Khi TSCĐ di chuyển trong nội bộ đơn vị, kế toán không hạch toán tăng giảm TSCĐ mà chỉ theo dõi về sự thay đổi bộ phận sử dụng TSCĐ. 

e. TSCĐ đưa ra sửa chữa lớn

TSCĐ sử dụng trong các đơn vị khi đưa ra sửa chữa lớn theo định kỳ hay đột xuất phải thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty về công tác sửa chữa lớn. Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ được hạch toán vào chi phí SXKD của đơn vị. Hàng năm, các đơn vị phải lập kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ và được Tổng công ty duyệt.

Khi đơn vị đưa máy móc, thiết bị ra sửa chữa lớn thì bộ phận quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị đó phải lập biên bản bàn giao cho bộ phận sửa chữa lớn.

Khi TSCĐ đã được sửa chữa hoàn thành thì đơn vị phải tiến hành các bước:

· Lập biên bản nghiệm thu khối lượng sửa chữa lớn TSCĐ đã hoàn thành;

· Lập biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn đã hoàn thành 

· Lập báo cáo quyết toán số chi phí sửa chữa lớn và trình duyệt quyết toán theo quy định phân cấp của Tổng công ty.

2.3.3. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động TSCĐ hữu hình tại công ty Truyền tải điện 1

TSCĐ hữu hình trong Công ty Truyền tải Điện 1 chiếm tỷ trọng lớn và thường xuyên biến động. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc phục vụ SXKD và thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao. Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ an toàn TSCĐ và đảm bảo chất lượng thông tin kế toán, công tác quản lý và hạch toán TSCĐ ngoài những yêu cầu chung của kế toán, còn thực hiện theo quy định của Tổng công ty.

2.3.3.1. Hạch toán tăng TSCĐ hữu hình

TSCĐ hữu hình tại Công ty Truyền tải Điện 1 tăng lên do nhiều nguyên nhân như Công ty tự mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản, do lắp mới...

a. Kế toán tăng TSCĐ do mua sắm


Trong tổng giá trị tăng TSCĐ năm 2002 thì TSCĐ tăng do mua sắm chiếm một tỷ trọng đáng kể, điều đó chứng tỏ Công ty luôn trang bị máy móc, thiết bị để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và nhu cầu thị trường.


Trích số liệu ngày 17/9/2002 về việc mua trang thiết bị phục vụ sản xuất (máy Photocopy Toshiba và máy Fax) bằng quỹ đầu tư phát triển do Tổng Công ty Điện lực Việt Nam cấp. Việc mua sắm TSCĐ cần có những hồ sơ sau:

( Quyết định sử dụng nguồn vốn để mua sắm TSCĐ (xem biểu 01 – phụ lục trang 71)

( Hợp đồng mua sắm TSCĐ (xem biểu số 02 – phụ lục trang  72, 73)

( Biên bản bàn giao TSCĐ cho đơn vị sử dụng (xem biểu số 03 – phụ lục trang 74) 

( Hoá đơn mua sắm TSCĐ

 Hoá đơn (GTGT)

Ngày 30 tháng 10 năm 2002


Đơn vị bán hàng: Công ty XNK và Đầu tư phát triển Thương Mại


Địa chỉ: 
157 Giảng Võ - Đống Đa – Hà Nội

      MS: 0100727617 – 1

     Tên người mua hàng: Công ty Truyền tải Điện 1

       Địa chỉ: 15 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

      Hình thức thanh toán: Tiền mặt                          MS: 01004000790171

	 SỐ TT
	Tên hàng bán
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)

	1.
	Máy Photocopy T2060
	Chiếc
	03
	41.753.023
	125.259.069

	2.
	Máy fax Panasonic
	Chiếc
	04
	7.611.736
	30.446.944

	         Cộng tiền hàng:                                      155.706.013

	Thuế suất GTGT: 10%         Tiền thuế GTGT:                                   15.570.601

	                                        Tổng cộng tiền thanh toán                        171.276.614

	Số tiền viết bằng chữ: Một trăm bảy mươi mốt triệu hai trăm bảy mươi sáu ngàn sáu trăm mười bốn đồng



Người mua hàng

Kế toán trưởng      
       Thủ trưởng đơnvị


      (đã ký)                                  (đã ký)                                      (đã ký)

Căn cứ quyết định đầu tư của Ban Giám đốc và các hồ sơ nói trên, kế toán tài sản cố định sẽ lập chứng từ hạch toán tăng TSCĐ theo định khoản:

* Khi nhận được vốn của Tổng Công ty cấp, kế toán ghi:

                               NỢ TK 111      : 3.625.478.000

                                     CÓ TK 414 :                      3.625.478.000  

* Khi TSCĐ đã được mua sắm sử dụng, kế toán ghi:

 
                           NỢ TK 211           :
155.706.013





                           NỢ TK 133(1332) :
  15.570.601





             CÓ TK 111     :                       171.276.614

Đồng thời ghi:

 

  NỢ TK 414:
 171.276.614




 CÓ TK 411:


 171.276.614 
      



b. Kế toán tăng TSCĐ do điều chuyển

 Trích số liệu ngày 5/10/2002 về việc tăng 1 máy ép thuỷ lực 60 tấn (vốn ngân sách) do điều chuyển từ nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đến .


Nguyên giá

59.670.000


Khấu hao

13.275.128


Giá trị còn lại

46.394.872

Khi TSCĐ trong Công ty tăng do điều chuyển thì cần phải lập các hồ sơ sau:


( Quyết định điều chuyển.


( Biên bản giao nhận mẫu số 01-TSCĐ QĐ1141 ngày 1/1/1995.


( Biên bản hội đồng thanh lý nhà máy Thuỷ điện Hoà bình.


( Biên bản đánh giá  máy ép thuỷ lực đề nghị thanh lý tại Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình.


( Biên bản đánh giá tình trạng kỹ thuật  của máy.

( Biên bản giao nhận TSCĐ (xem biểu số 04 – phụ lục trang 75)

Tại Công ty, khi nhận TSCĐ căn cứ vào hồ sơ giao nhận TSCĐ để hạch toán tăng TSCĐ, vào thẻ TSCĐ, sổ theo dõi TSCĐ và trích khấu hao theo quy định.




   NỢ TK 211:
59.670.000





CÓ TK 411:


46.394.872





CÓ TK 214:


13.275.128


ở hình thức sổ nhật ký chung, ngoài sổ tổng hợp là sổ nhật ký chung và nhật ký chuyên dùng thì kế toán tại Công ty Truyền tải Điện 1 còn sử dụng các sổ chi tiết như sổ TSCĐ, sổ vật tư, sổ kế toán phải thu phải trả...     

Sổ chi tiết TK 211( 2113 - TSCĐ hữu hình - Máy móc thiết bị)

                                               Quý 4 năm 2002                              Đơn vị tính: VNĐ

	Chứng từ
	Diễn giải
	Tài khoản

Đối ứng         
	Số phát sinh

          Nợ                  Có

	Ngày tháng
	Số
	
	
	

	5/10/2002


	118
	Số dư đầu kỳ

Tăng 1 máy ép thuỷ lực 60 tấn nhận từ Nhà máy TĐ Hoà bình
	411

214
	1.434.275.682.000

            46.394.872

            13.275.128
	

	19/11/2002
	122
	Mua 1 máy biến áp đo lường
	111
	58.266.000
	

	25/11/2002
	125
	Mua 5 máy điều khiển nắp lò
	112
	66.275.000
	

	28/12/2002
	151
	Mua 1 « tô tải
	112
	1.223.575.000
	

	
	
	Cộng phát sinh
	
	1.407.786.000
	

	
	
	Dư cuối kỳ
	
	1.435.683.468.000
	


                Người ghi sổ                                                             Kế toán trưởng 

                        (đã ký)                                                                         (đã ký)


c. Kế toán tăng TSCĐ do lắp mới


Trích số liệu tháng 7 năm 2002 có nối mạng vi tính toàn Công ty bằng tiền gửi ngân hàng, nguyên giá: 220.459.000 đồng, kế toán phản ánh như sau:

          NỢ TK  211 (2115):
220.459.000



NỢ TK 133 (1332): 
   22.045.900

                 CÓ TK 112     :                               242.504.900

Sổ chi tiết TK 211 (2115 - TSCĐ hữu hình - Thiết bị, dụng cụ quản lý)

                                             Quý 4 năm 2002                                Đơn vị tính: VNĐ

	Chứng từ
	Diễn giải
	Tài khoản

Đối ứng
	Số phát sinh

            Nợ                 Có

	Ngày tháng
	Số
	
	
	

	21/11/2002


	123
	Số dư đầu kỳ

Nối mạng vi tính toàn Công ty
	112
	 2.237.334.073.959

220.459.000


	

	9/12/2002
	142


	Được cấp 5 dụng cụ đo lường
	411
	14.760.000
	

	
	
	Cộng phát sinh
	
	235.219.000
	

	
	
	Dư cuối kỳ
	
	2.270.242.918.087
	


Sau đó ta vào sổ nhật ký chung và định kỳ vào sổ cái TK 211.

      d. Kế toán tăng TSCĐ do điều chỉnh giá



Trích số liệu tháng 8/2002 điều chỉnh chênh lệch tăng 62.000.000 đồng máy biến thế trạm Thái nguyên, Tổng Công ty duyệt cho Trạm Thái Nguyên.


-
Nguyên giá trước đây: 1.112.000.000 đồng


- Trước đây khi Ban quản lý dự án hoàn thành bàn giao công trình nhưng công trình chưa được quyết toán ngay mà đã đưa sang sử dụng.


( Kế toán tạm hạch toán theo giá:




NỢ TK 211

1.112.000.000

       
             Có TK 336 (33624)            1.112.000.000 - Phải trả nội bộ(Vay dài hạn dùng cho XDCB)


( Khi công trình được duyệt quyết toán thì giá chênh lệch giữa thực tế và ghi sổ tăng lên (tăng hơn so với ghi sổ là 62.000.000 đồng) do đó phải điều chỉnh tăng cùng chính bút toán đó.



              NỢ TK 211                  62.000.000





      CÓ TK 336 (33624) 
           62.000.000


Từ đó ta vào sổ chi tiết, sổ nhật ký chung và sổ cái TK 211, 411.


2.3.3.2. Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình

a. Kế toán giảm TSCĐ do thanh lý

Trích số liệu ngày 22/11/2002,  Công ty Truyền tải điện 1 tiến hành thanh lý một số thiết bị máy móc sau:

	Diễn giải
	Số lượng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại tại

thời điểm thanh lý

	Đầu ép cốt thuỷ lực EP 605

(Nguồn vốn ngân sách)
	01
	25.300.000
	15.200.000

	Bơm thuỷ lực HPF – 3

(Nguồn vốn ngân sách)
	01
	52.630.000
	30.100.200



Sau khi được Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt nam duyệt cho phép được thanh lý, kế toán TSCĐ cần lập đầy các đủ hồ sơ sau:


( Biên bản thanh lý tài sản cố định (xem biểu số 05 – phụ lục trang 76)

( Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho (xem biểu số 06 – phụ lục trang 77)

( Hoá đơn (GTGT) (xem trang 46)

Hoá đơn (gtgt)
Ngày  22  tháng 11  năm  2002

      Đơn vị bán hàng: Công ty Truyền tải điện 1

Địa chỉ: 15 phố Cửa bắc - Ba đình - Hà nội

Điện thoại:    048294149                MS: 0100100079017-1

Họ tên người mua hàng: Công ty kinh doanh thiết bị điện

Địa chỉ:    55 Phan đình Phùng 

      Điện thoại: 048293168

	SỐ TT
	Tên hàng hoá

 dịch vụ
	Đơn vị tính 
	Số lượng 
	Đơn giá

(Đồng)
	Thành tiền (Đồng)

	1.
	Đầu ép cốt thủy lực
	Cái
	01
	15.300.000
	15.300.000

	2. 
	Bơm thuỷ lực
	Cái
	01
	30.700.000
	30.700.000

	                                          Cộng tiền hàng                                  46.000.000

	                                          Thuế suất 10%                                    4.600.000

	Cộng tiền bán hàng                              50.600.000


 Tổng số tiền viết bằng chữ : Năm mươi triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn.

     Người mua hàng                      Kế toán trưởng                 Thủ trưởng đơn vị

    (đã ký)                                         (đã ký)                                  (đã ký)

Kế toán tiến hành định khoản các nghiệp vụ liên quan đến thanh lý TSCĐ:


( Căn cứ phiếu chi TM số 517 ngày 24/11/2002, KT ghi số tiền CP thanh lý:




NỢ TK 821 :

1.800.000

                     CÓ TK 111:                     1.800.000

( Căn cứ biên bản thanh lý TSCĐ số106 ngày 22/11/2002, KT ghi giảm TSCĐ


               NỢ TK  214:
 32.630.000




 Chi tiết : Đầu ép cốt thuỷ lực : 10.100.000





        Bơm thuỷ lực:           22.530.000


               NỢ TK 821:

45.300.000




 Chi tiết: Đầu ép cốt thuỷ lực :  15.200.000





       Bơm thuỷ lực:             30.100.000


 
                  CÓ TK 211 :                                          77.930.000

( Căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng số 127 thu tiền bán thanh lý TSCĐ và hoá đơn GTGT kế toán ghi :

                      NỢ TK 112        50.600.000


                  CÓ TK 3331
              4.600.000


                  CÓ TK 721  
            46.000.000  

Từ đó, kế toán vào sổ chi tiết, sổ cái TK 211 và sổ Nhật ký chung.

b.  Kế toán giảm TSCĐ do chuyển thành công cụ lao động
Ngày 1/1/2002, Công ty Truyền tải Điện 1 đã kiểm kê những tài sản không đủ các điều kiện được coi là TSCĐ hữu hình để chuyển thành công cụ lao động.

Tổng nguyên giá những tài sản này: 53.000.000 ®, hao mòn: 12.000.000 ®

 Đơn vị hạch v toán ghi:  

                 Nợ TK 142(1421)       41.000.000 ( Phần giá trị còn lại)


             Nợ TK 214                 12.000.000 (Phần đã khấu hao) 

  
                   CÓ TK 211                             53.000.000 

 Sau đó kế toán phản ánh vào sổ chi tiết, sổ nhật ký chung và sổ cái TK 211.

c.Kế toán giảm TSCĐ do điều chuyển nội bộ
Ngày 26 tháng 11 năm 2002, Công ty Truyền tải Điện 1 điều chuyển 01 dụng cụ đo nhiệt từ xa cho Truyền tải điện Hải Phòng.

Nguyên giá : 16.000.000 đồng, hao mòn: 1.777.776 đồng 

Kế toán ghi:         Nợ TK 411
14.222.224


    
              NỢ TK 214
  1.777.776



                     CÓ TK 211
                16.000.000

Từ đó, kế toán vào sổ chi tiết, sổ cái TK 211 và sổ Nhật ký chung.

Ngoài việc sử dụng nhật ký chung, kế toán tại Công ty Truyền tải Điện 1 còn sử dụng thêm nhật ký chuyên dùng như nhật ký chi tiền, nhật ký mua hàng, ...

( Bảng tổng hợp tình hình tăng giảm TSCĐ (xem phụ lục trang 79)
 Trích mẫu:                  Sổ Nhật ký chi tiền (TK 112)

                                                    Quý 4 năm 2002                        Đơn vị tính: VNĐ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Ghi có TK 112
	Ghi nợ các Tài khoản

	Số
	NT
	
	
	211 (2115)
	133 (1332)

	
	
	Số trang trước chuyển sang
	107.322.600
	
	

	123
	21/11
	Nối mạng máy tính toàn Công ty
	242.504.900
	220.459.000
	22.045.900

	124
	22/11
	Mua 01 máy vi tính
	7.700.000
	7.000.000
	700.000

	125
	25/11
	Mua 05 máy điều khiển nắp lò
	72.902.500
	66.275.000
	6.627.500

	151
	28/12
	Mua 1 « tô tải
	1.345.932.500
	1.223.575.000
	122.357.500

	
	
	Cộng 
	1.776.362.500
	
	


 Người ghi sổ                          Kế toán trưởng                            Thủ trưởng đơn vị

    (đã ký)                                      (đã ký)                                               (đã ký) 

Trích mẫu:                  Sổ Nhật ký mua hàng

                                                          Năm 2002                             Đơn vị tính: VNĐ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK ghi Nợ
	Phải trả người bán (Ghi Có)

	Số
	NT
	
	TK 211
	TK 133 (1332)
	

	
	
	Số trang trước chuyển sang
	
	
	560.255.700

	78
	19/8
	Mua cáp thuỷ lực 15m
	12.304.000
	1.230.400
	13.534.400

	83
	21/8
	Mua bơm thuỷ lực HPE trị giá 58.032.000đ đã trả bằng TGNH 28.032.000đ còn lại chưa thanh toán
	30.000.000
	
	30.000.000

	92
	15/9
	Mua mô tơ phát điện
	56.722.600
	5.672.260
	62.394.860

	...
	...
	.................
	.................
	.................
	.................

	
	
	Cộng chuyển sang trang sau
	
	
	952.667.852


Sổ Nhật ký chung

                                                     Quý 4 năm 2002                        Đơn vị tính: VNĐ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Số hiệu TK
	Số phát sinh

	SH
	NT
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	
	
	Số trang trước mang sang
	
	
	955.277.688
	827.348.568

	118
	5/10
	Nhận 1 máy ép thuỷ lực của NMTĐ Hoà Bình
	211
	214

411
	59.670.000
	13.275.128

46.394.872

	121
	30/10
	Mua máy fax Panasonic và máy photocopy Toshiba T2060
	211

133


	111
	155.706.013

15.570.601


	171.276.614

	122
	19/11
	Mua 01 máy biến áp đo lường
	211

133


	111
	58.266.000

5.826.600
	64.092.600

	123
	21/11
	Nối mạng vi tính toàn Công ty
	211

133


	112
	220.459.000

22.045.900
	242.504.900

	126


	22/11
	Bán thanh lý đầu ép cốt thuỷ lực EP 605 và bơm thuỷ lực HPF - 3
	214

821
	211
	32.630.000

45.300.000
	77.930.000

	131
	26/11
	Điều chuyển dụng cụ đo nhiệt từ xa cho TTĐ Hải Phòng
	411

214
	211
	14.222.224

1.777.776
	16.000.000

	142
	9/12
	Được cấp 05 dụng cụ đo lường
	211
	411
	14.760.000
	14.760.000

	151
	28/12
	Mua 01 « tô tải
	211

133


	112
	1.223.575.000

122.357.500
	1.345.932.500


 Căn cứ vào sổ nhật ký chung và các nhật ký chuyên dùng, kế toán ghi vào sổ cái TK 211.

Sổ cái tk 211

                                                     Quý 4 năm 2002                        Đơn vị tính: VNĐ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK Đối ứng
	 Nợ                         Có

	SH
	NT
	
	
	

	
	
	Số dư đầu kỳ
	
	2.252.324.181.500
	

	118
	5/10
	Nhận 1 máy ép thuỷ lực của NMTĐ Hòa Bình
	214

411
	13.275.128

46.394.872
	

	121
	30/10
	Mua máy fax Panasonic và máy Photocopy Toshiba T2060
	111
	155.706.013
	

	122
	19/11
	Mua 1 máy biến áp đo lường
	111
	58.266.000
	

	123
	21/11
	Nối mạng máy vi tính toàn Cty
	112
	220.459.000
	

	126
	22/11
	Bán thanh lý đầu ép cốt thuỷ lực EP 605 và bơm thuỷ lực HPF-3
	214

821
	
	32.630.000

45.300.000

	131
	26/11
	Điều chuyển dụng cụ đo nhiệt từ xa cho Truyền tải Điện HP
	411

214
	
	14.222.224

1.777.776

	142
	9/12
	Được cấp 05 dụng cụ đo lường
	411
	14.760.000
	

	151
	28/12
	Mua 01 « tô tải
	112
	1.223.575.000
	

	
	
	Cộng phát sinh quý 4
	
	1.732.436.013
	93.930.000

	
	
	Số dư cuối kỳ
	
	2.253.962.687.513
	


2.3.4. Hạch toán khấu hao TSCĐ hữu hình tại Công ty Truyền tải Điện 1


Căn cứ vào chế độ quản lý “khấu hao TSCĐ” của công tác hạch toán khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo quyết định 1062 Bộ Tài chính.


Theo quyết định 166 ngày 30/12/1999 thay thế cho quyết định 1062 ngày 14/11/1996 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.



Công ty xác định mức KH trung bình hàng năm cho TSCĐ theo công thức:




Công ty Truyền tải Điện 1 trích khấu hao cho từng tháng do đó:

Hiện nay Công ty áp dụng phương thức khấu hao theo đường thẳng để tính trích khấu hao TSCĐ, Công ty phải lập bảng đăng  ký trích khấu hao cho cả năm.


Phần tăng:

- Ngày 15/5/2002, Công ty mua mới một tủ đấu dây bằng nguồn vốn ngân sách; Nguyên giá: 6.950.000 ®, thời gian sử dụng 10 năm.






Luỹ kế đến tháng 12 cần trích:
57.917 x 7 = 405.419 đồng


- Tháng 10/2002, Công ty mua mới một máy Photocopy bằng nguồn vốn tự bổ sung. Nguyên giá: 39.332.491 đồng, thời gian sử dụng 4 năm.


TSCĐ tăng trong tháng 10 thì đến tháng 11 Công ty mới bắt đầu trích khấu hao. Số khấu hao phải trích trong tháng 11 là: 819.427 đồng.

Đến tháng 12, số khấu hao phải trích là: 819.427 x 2 =1.638.854 đồng

- Ngày 21/11/2002, Công ty Truyền tải Điện 1 nhận được 1 máy ép thủy lực 60 tấn từ nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình điều chuyển đến.






Nguyên giá    : 

59.670.000





Khấu hao       : 

13.275.128





Giá trị còn lại :
           46.394.872



Vì  máy ép được điều chuyển đến Công ty Truyền tải Điện 1 từ tháng 11 nên tháng 12 Công ty mới bắt đầu trích khấu hao.



Số khấu hao cần phải trích trong tháng 12 là: 497.250 đồng.


Phần giảm:

Ngày 22/11/2002, TSCĐ tại Công ty giảm do bán thanh lý đầu ép cốt thuỷ lực EP 605. Trước đây đầu ép cốt thuỷ lực EP 605 được mua bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Nguyên giá   :

25.300.000 ®

Giá trị còn lại:
          15.200.000 ®

Hao mòn       :
          10.100.000 ®



Ngày 22/11/2002, TSCĐ tại Công ty giảm do bán thanh lý bơm thuỷ lực. Máy bơm thuỷ lực trước đây đã được Công ty mua bằng nguồn vốn Ngân sách.


              Nguyên giá :
          52.630.000 ®




Giá trị còn lại:
30.100200 ®




Hao mòn:

22.529.800 ®


- TSCĐ tại Công ty giảm do điều chuyển 1 bộ dụng cụ đo nhiệt từ xa cho truyền tải điện Hải Phòng. Nguyên giá: 16.000.000 đồng, thời gian sử dụng 6 năm.



 Những TSCĐ mới tăng và giảm đều phải có bảng đăng ký trích khấu hao bổ sung. 
Công ty Truyền tải Điện 1 dựa vào số khấu hao trích trong 1 tháng và các bảng đăng ký trích khấu hao bổ sung từ tháng 1 đến tháng 11 để tính được số khấu hao cần trích tháng 12. Số khấu hao luỹ kế đã trích trong tháng 11 là 26.156.638.194 đồng.


Số khấu hao TSCĐ cần trích tháng 12 = số khấu  hao TSCĐ đã trích tháng 11 + số khấu hao TSCĐ tăng tháng 11 – số khấu hao TSCĐ giảm trong tháng 11.


Số khấu hao TSCĐ cần trích tháng 12 là:

      26.156.638.194 + 497.250 - (351.389 + 731.000 + 222.222) = 26.155.830.833 ®  


Căn cứ vào các chứng từ liên quan, kế toán định khoản tháng 12/2002


             NỢ TK 627 (6274) :
        25.939.846.452 


             NỢ TK 642 (6424) :
             215.984.381




     CÓ TK 214:

                     26.155.830.833  


Đồng thời phản ánh tăng nguồn vốn khấu hao cơ bản , ghi đơn:




NỢ TK 009 :    26.155.830.833 


Khi nộp khấu hao TSCĐ cho Tổng công ty, kế toán ghi:







NỢ TK 411 :    26.155.830.833 




      CÓ TK 112 :                      26.155.830.833 


    Đồng thời ghi Có TK 009:    26.155.830.833 

Dựa vào các số liệu trên,  kế toán lập bảng tổng hợp trích khấu hao TSCĐ cho tháng 12 và cho cả năm. Sau khi lập xong thì gửi lên Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Tổng Công ty quản lý, sử dụng tập trung phần khấu hao của các TSCĐ thuộc vốn Ngân sách và các nguồn vốn của Tổng Công ty cấp đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp.

Bảng tổng hợp trích khấu hao TSCĐ

                                          Tháng 12 năm 2002                       Đơn vị tính: VNĐ

	Nội dung
	Mã số
	Phát sinh trong kỳ
	Luỹ kế phát sinh

	1
	2
	3
	4

	KHTSCĐ dùng trong sản xuất điện

- Thuỷ điện

- Nhiệt điện than

- Nhiệt điện dầu

- Truyền tải điện

KHTSCĐ dùng trong sản xuất khác

KHTSCĐ dùng trong dịch vụ

KHTSCĐ dùng trong QLDN

KHTSCĐ dùng trong bán hàng

Cộng


	1

14

15

16

17

2

3

4

5

6
	25.939.846.452

25.939.846.452

215.984.381

26.155.830.833
	233.415.201.165

233.415.201.165

1.409.348.869

234.872.550.034


Tài liệu bổ sung

	Nội dung
	Mã số
	Phát sinh trong kỳ
	Luỹ kế phát sinh

	1
	2
	3
	4

	Trích khấu hao TSCĐ trong kỳ:

- TSCĐ thuộc NV Ngân sách Nhà nước

- TSCĐ thuộc nguồn vốn tự bổ sung

- TSCĐ thuộc nguồn vốn liên doanh

- TSCĐ thuộc nguồn vốn cổ phần

- TSCĐ thuộc nguồn vốn vay
	9

91

92

93

94

95
	26.155.830.833

17.469.509.173

8.686.321.660


	234.872.550.034

217.984.822.987

16.887.727.047




Trích sổ nhật ký chung

                                             tháng 12 năm 2002                          Đơn vị tính: VNĐ

	NT ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Số hiệu TK
	Số tiền

	
	SH
	NT
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	
	
	
	Số trang trước mang sang
	
	
	955.277.688
	827.348.568

	21/12
	
	
	Trích khấu hao TSCĐ  T12
	6274

6424


	214
	25.939.846.452

215.984.381
	26.155.830.833


Sổ cái TK 214 

                                                    Tháng 12 năm 2002                          Đơn vị tính: VNĐ 

	Ngày tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Số hiệu TK
	Số tiền

	
	SH
	NT
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	
	
	
	Dư đầu tháng

Trích khấu hao TSCĐ tháng 12
	6274

6424


	
	
	1.346.357.203.167

25.939.846.452

215.984.381

	
	
	
	Dư cuối tháng
	
	
	
	1.372.513.034.000


2.3.5. Hạch toán sửa chữa TSCĐ hữu hình tại Công ty Truyền tải Điện 1


2.3.5.1. Sửa chữa thường xuyên TSCĐ


- Chi phí của sửa chữa thường xuyên nhỏ do đó khi phát sinh chi phí thì ghi trực tiếp vào chi phí SXKD của từng bộ phận có TSCĐ sửa chữa thường xuyên.


- Thủ thục sửa chữa thường xuyên:


+ Hợp đồng sửa chữa TSCĐ


+ Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình.


+ Biên bản xác nhận công việc thực hiện.


- Sửa chữa thường xuyên TSCĐ ở Công ty Truyền tải Điện 1 có thể tự làm hoặc thuê ngoài.


- Trích số liệu ngày 20/9/2002, Công ty Truyền tải Điện 1 tiến hành sửa chữa máy in.  Các hạng mục sửa chữa bao gồm :


1- Thay bộ kim máy in 1.900.000 đồng.


2- Sửa chữa vi mạch  1.000.000 đồng.


Căn cứ vào hồ sơ trên kế toán định khoản:




NỢ TK 627:
      2.900.000




      CÓ TK 111:

2.900.000

Kế toán tiến hành ghi sổ Nhật ký chi tiền (TK 111), sổ Nhật ký chung và vào sổ Cái TK 111, 627.

2.3.5.2.  Sửa chữa lớn TSCĐ


TSCĐ sử dụng trong Công ty khi đưa ra sửa chữa theo định kỳ hay đột xuất phải thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Tổng Công ty về công tác sửa chữa lớn TSCĐ. Hàng năm, các đơn vị phải lập kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ và được Tổng Công ty duyệt.


Thủ tục:

Khi đơn vị đưa máy móc thiết bị ra sửa chữa lớn thì  bộ phận quản lý và sử dụng máy móc thiết bị phải lập biên bản bàn giao cho bộ phận sửa chữa. Khi TSCĐ đã được sửa chữa hoàn thành thì đơn vị  phải tiến hành các bước:


* Hợp đồng sửa chữa


* Lập biên bản nghiệm thu khối lượng sửa chữa lớn TSCĐ đã hoàn thành.


* Lập biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn đã hoàn thành.


* Lập bản quyết toán số chi phí sửa chữa lớn và trình duyệt quyết toán theo quy định phân cấp của Tổng Công ty Điện lực Việt nam.


Trích số liệu ngày 15/8/2002 về việc đại tu máy cắt C35 – M lộ 371 trạm 220 KV Chèm. Sửa chữa lớn máy cắt cần có những thủ tục sau:

( Biên bản đại tu sửa chữa máy cắt C35 – M (xem biểu số 07 – phụ lục trang 77)

( Biên bản nghiệm thu và bàn giao công việc hoàn thành (xem biểu số 08 – phụ lục trang 78)

( Bảng tổng hợp quyết toán kinh phí sửa chữa lớn

Bảng tổng hợp quyết toán kinh phí sửa chữa lớn (tự làm)
Tên danh mục: Đại tu máy cắt C35 – M lộ 371 trạm Chèm
	Nội dung chi phí
	Trích trước chi phí
	CP thực tế phát sinh

	I. Chi phí xây lắp

-  Chi phí vật liệu

+ Vật liệu do Công ty cấp

+ Vật liệu Xưởng cấp

+ Chi phí nhân công

+ Nhân công ĐTx1,25

+ Nhân công TNHCx1,1

+Bổ sung lương tối thiểu

II. Chi phí khác

- Chi phí khảo sát và thiết kế dự toán

- Chi phí nghiệm thu chạy thử

III. Dự phòng chi

IV. Giá trị quyết toán (I+II+III)

* Vật tư thu hồi

V. Giá trị thanh toán
	12.036.215

5.329.764

6.706.451

827.683

527.683

300.000

1.286.390

14.150.288
233.240

13.917.048
	9.456.806

6.631.423

6.554.240

77.183

2.825.383

1.585.679

349.515

890.189

0

0

0

9.456.806

232.900

9.223.906


                                                                               Thủ trưởng đơn vị

                                                                                         (đã ký)

( Kế toán tiến hành phản ánh nghiệp vụ trên như sau: 
1. Trích trước chi phí sửa chữa lớn theo kế hoạch vào chi phí SXKD  

                      NỢ TK 627:         13.917.048

                             CÓ TK 335:                   13.917.048

2. Khi chi phí sửa chữa lớn thực tế phát sinh

                       NỢ TK 241 (2413):       9.223.906

                              CÓ TK 111:                          9.223.906  

3. Kết chuyển chi phí sửa chữa lớn thực tế theo giá trị quyết toán

                       NỢ TK 335:           9.223.906

                              CÓ TK 241 (2413):       9.223.906

4. Cuối kỳ, điều chỉnh số liệu giữa số trích trước theo kế hoạch và chi phí phát sinh thực tế trên TK 335. Vì số trích trước theo kế hoạch > Chi phí sửa chữa lớn thực tế phát sinh, kế toán ghi:

                         NỢ TK 335:        4.693.142

                                CÓ TK 711:               4.693.142

2.4. Phân tích tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng tscđ ở công ty truyền tải điện 1
2.4.1. Tình hình quản lý TSCĐ tại Công ty Truyền tải Điện 1


Công ty tiến hành phân cấp quản lý TSCĐ cho các bộ phận vào nơi sử dụng cả về mặt hiện vật và giá trị, cũng như theo dõi trên sổ chi tiết kế toán của bộ phận mới sử dụng. Công ty đề ra chế độ thưởng phạt rõ ràng để nâng cao chất lượng trong quản lý, chấp hành nội quy, quy chế bảo dưỡng sửa chữa TSCĐ, giảm đến mức thấp nhất việc ngừng làm việc hoặc ngừng việc để sửa chữa sớm hơn so với kế hoạch. Để chống hao mòn vô hình và hữu hình, công ty định kỳ tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị để khi TSCĐ có bị trục trặc kỹ thuật thì có biện pháp xử lý vừa giảm chi phí sửa chữa, vừa giảm thời gian sửa chữa.


Công ty luôn đánh giá lại TSCĐ theo đúng giá thị trường. Công ty tiến hành đại tu, sửa chữa thay một số phụ tùng... để có thể gần đạt công suất, thiết kế ban đầu.


Vì từ sản xuất đến phân phối điện luôn là một dây chuyền khép kín nên hạn chế thấp nhất máy móc ngừng việc. Công ty luôn đề ra chiến lược lâu dài là đào tạo đội ngũ cán bộ những tay nghề cần thiết trong việc sử dụng máy móc, ưu tiên những cán bộ có trình độ chuyên môn cao vào làm công tác quản lý và hướng dẫn nhân viên vận hành máy móc một cách có hiệu quả nhất.

2.4.2. Hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Truyền tải Điện 1

Để đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Truyền tải Điện 1 cần phân tích một số chỉ tiêu sau đây:

2.4.2.1. Cơ cấu tài sản: Phản ánh khi doanh nghiệp sử dụng bình quân một đồng vốn kinh doanh thì dành ra bao nhiêu để đầu tư vào tài sản cố định.

Tỷ suất đầu tư vào tài sản dài hạn càng lớn càng thể hiện mức độ quan trọng của TSCĐ trong tổng tài sản mà doanh nghiệp đang sử dụng vào kinh doanh, phản ánh năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.


2.4.2.2. Tỷ suất sinh lời của tài sản

Chỉ tiêu này phản ánh 1 đồng giá trị tài sản mà doanh nghiệp đã huy động vào sản xuất kinh doanh tạo ra mấy đồng lợi nhuận trước thuế.


Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2001 - 2002

Đơn vị tính: đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2001
	Năm 2002

	1. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn
	113.976.717.370
	199.055.966.460

	2. TSCĐ và đầu tư dài hạn
	717.084.269.180
	1.244.468.600.598

	3. Tổng doanh thu
	5.103.144.440
	4.087.175.380

	4. Lợi nhuận trước thuế
	2.096.307.601
	2.549.510.709

	5. Lợi nhuận sau thuế
	1.425.489.169
	1.733.667.282


( Cơ cấu tài sản:
Từ công thức trên, ta có:





Các số liệu trên đã biểu hiện rõ tình hình đầu tư vào TSCĐ của Công ty Truyền tải Điện 1. Tỷ trọng vốn kinh doanh mà Công ty dành cho đầu tư hình thành TSCĐ trong 2 năm 2001 và 2002 rất cao, điều đó cho thấy doanh nghiệp luôn quan tâm tới việc thay đổi công nghệ, trang bị mới và trang bị lại cơ sở vật chất (máy móc, thiết bị...) cho hoạt động kinh doanh.

Tỷ suất đầu tư vào tài sản dài hạn ở Công ty Truyền tải Điện 1 còn thể hiện mặt tích cực của quá trình đổi mới quy trình công nghệ để tạo ra tiền đề cho việc tăng năng lực sản xuất trong tương lai.

( Tỷ suất sinh lời của tài sản:

Con số 0,224 % phản ánh cứ đưa bình quân 1 đồng giá trị tài sản vào sử dụng thì sẽ làm ra 0.0224 đồng lợi nhuận trước thuế.

Như vậy, mặc dù Công ty đã rất chú trọng tới việc đầu tư, nâng cấp, đổi mới TSCĐ nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh vẫn chưa cao. Điều đó thể hiện rõ qua lợi nhuận mà Công ty thu được qua 2 năm 2001 và 2002 còn thấp.

Tuy nhiên, tỷ suất sinh lời của tài sản năm 2002 là một luận cứ quan trọng để các nhà hoạch định đưa ra các quyết định tài chính trong tương lai bởi vì tỷ suất đầu tư vào tài sản dài hạn lớn chưa hẳn đã là tốt. Thông thường, các doanh nghiệp mong muốn có một cơ cấu tài sản tỗi ưu thì còn phải cân đối trong việc một đồng vốn đầu tư vào tài sản dài hạn thì dành ra bao nhiêu để đầu tư vào tài sản ngắn hạn. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn so với TSCĐ và đầu tư dài hạn trong các năm trên có một sự chênh lệch khá lớn. Chính vì vậy, trong năm tới ban lãnh đạo Công ty cần có chiến lược cụ thể để nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ một cách có hiệu quả hơn.

Chương III

Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty truyền tải điện 1

3.1. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Truyền tải Điện 1

 Trải qua một thời gian hình thành và phát triển, đến nay Công ty Truyền tải Điện 1 đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc và vai trò quan trọng trong ngành Điện lực Việt Nam. Từ năm 1981 đến nay, Công ty đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Điều đó được thể hiện rõ qua việc Công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đáp ứng được những đòi hỏi mà Nhà nước cũng như Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đề ra. Lợi nhuận mà Công ty thu được trong những năm vừa qua là rất lớn, chứng tỏ hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cao và việc không ngừng nâng cao lợi nhuận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển lâu dài của mỗi doanh nghiệp. Mức thu nhập bình quân đầu người  tăng lên rõ rệt, đảm bảo đời sống ổn định cho cán bộ công nhân viên và là nhân tố thúc đẩy từng thành viên trong Công ty cống hiến hết mình cho công việc. Sự lớn mạnh của Công ty còn được thể hiện qua các cơ sở vật chất  kỹ thuật không ngừng được nâng cao cũng như trình độ quản lý của Ban lãnh đạo đang hoàn thiện dần.

TSCĐ trong Công ty Truyền tải Điện 1 nói riêng và ngành điện nói chung luôn giữ  vị trí đặc biệt quan trong trong sản xuất kinh doanh, thể hiện ở tỷ trọng của TSCĐ trong tổng vốn sản xuất kinh doanh.

TSCĐ phản ánh tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và xu hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp trong hoạt động  sản xuất kinh doanh đồng thời là điệu kiện cần thiết để tiết kiệm sức lao động, nâng cao năng suất lao động. Nhận thức được điều này, Ban lãnh đạo Công ty luôn có những biện pháp tích cực cũng như không ngừng tăng cường công tác quản lý và sử dụng TSCĐ. Cụ thể Công ty đã phân cấp quản lý, luôn sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển nội bộ, lắp mới, đầu tư mới, sử dụng TSCĐ đúng công suất... Công ty đã làm tốt công tác phân công, bố trí nhân lực ở các trạm, xưởng truyền tải điện. Các phòng ban làm việc rất hiệu quả, phản ảnh kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình biến động của tài sản, tính toán tập hợp đầy đủ chi phí phát sinh và kết quả kinh doanh... cũng như quản lý nguồn vốn của Công ty, trong đó phải kể đến công lao không nhỏ của kế toán TSCĐ. Với lượng TSCĐ rất lớn của Công ty, kế toán TSCĐ đã phản ánh tương đối đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình biến động tăng, giảm của TSCĐ, quá trình sử dụng quỹ khấu hao TSCĐ. Việc quản lý và tổ chức hạch toán TSCĐ đã được thực hiện trên máy tính nhằm phục vụ những yêu cầu quản lý, hạch toán TSCĐ tại Công ty.

3.1.1. Những thành tựu mà Công ty đạt được

- Kế toán luôn cập nhật phản ảnh một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ tình hình biến động tăng, giảm TSCĐ trong năm, lên hệ thống sổ sách chi tiết TSCĐ. Vì kế toán của Công ty luôn cập nhập nên dễ dàng biết được hệ số TSCĐ tăng từ đó Công ty có phương hướng đầu tư tốt trong tương lai. 


- Kế toán phản ảnh tình hình TSCĐ hiện có của Công ty và sự biến động các loại TSCĐ hữu hình thuộc đơn vị quản lý theo nguyên giá, giá trị đã hao mòn, giá trị còn lại và các nguồn vốn hình thành từng TSCĐ (vốn ngân sách, vốn tự có bổ sung, vốn liên doanh, vốn cổ phần và vốn vay).


- Kế toán đã phân loại các TSCĐ hiện có trong doanh nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước mà vẫn đảm bảo nhu cầu quản lý riêng. Cách phân loại cụ thể, tỉ mỉ, rõ ràng khiến người xem báo cáo tài chính có thể nhận biết được thế mạnh của Công ty. Như cách phân loại theo tính chất sử dụng thì ta biết ngay được TSCĐ đang dùng trong sản xuất kinh doanh là bao nhiêu, TSCĐ không cần dùng là bao nhiêu, TSCĐ hư hỏng chờ thanh lý là bao nhiêu...  từ đó có phương hướng, quyết định đầu tư đúng đắn.


Cách phân loại theo tính chất sử dụng kết hợp với phân loại theo đặc trưng kỹ thuật. Dựa vào cách phân loại này, Công ty biết được tỷ trọng của từng loại TSCĐ trong tổng TSCĐ đang dùng trong SXKD là bao nhiêu (máy móc thiết bị truyền dẫn chiếm 68,38%, thiết bị và phương tiện vận tải 0,58%, máy móc thiết bị động lực 28,77%, nhà cửa 1,5%, máy móc thiết bị công tác 0,41%, công cụ dụng cụ đo lường, dụng cụ quản lý 0,21%, vật kiến trúc 0,081%).


Công ty luôn nắm bắt được tình hình TSCĐ để theo dõi và trích khấu hao, quản lý, sử dụng TSCĐ sao cho có hiệu quả. Cách phân loại theo nguồn vốn giúp Công ty nắm bắt được nguồn vốn ngân sách là bao nhiêu, tự bổ sung bao nhiêu, dùng nguồn vốn khác có nhiều không? Từ đó có biện pháp theo dõi quản lý TSCĐ và đề ra định hướng đầu tư phù hợp trong thời gian tới.


Nói tóm lại, các cách phân loại này giúp cho việc đánh giá, phân tích tình hình sử dụng TSCĐ đem lại lợi ích cao nhất.


- Kế toán hạch toán tăng, giảm TSCĐ trên hệ thống sổ nhật ký chung, sổ các tài khoản 211, 214, bảng đăng ký khấu hao... theo đúng chế độ kế toán quy định hiện hành.


- Kế toán thường xuyên nắm vững và vận dụng một cách khoa học những thông tư, quyết định.


Ví dụ:


- Thực hiện đầy đủ thủ tục chứng từ làm cơ sở cho hạch toán.


- Kế toán đã đảm bảo việc thực hiện tính trước và hạch toán chính xác, kịp thời số khấu hao vào đối tượng chịu chi phí và giá trị hao mòn TSCĐ, giám sát việc sử dụng vốn khấu hao trong quá trình tái đầu tư và đầu tư mở rộng sản xuất nhằm không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. 


Ngoài ra Công ty còn thực hiện rất tốt chế độ kiểm kê định kỳ và kiểm kê đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của Nhà nước, thực hiện chế độ báo cáo kế toán TSCĐ. Công ty đã quản lý và hạch toán TSCĐ trên máy vi tính, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu quản lý hạch toán TSCĐ.


3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại

Một là: Về chứng từ kế toán: Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải dựa trên cơ sở chứng từ, chúng là phương tiện chứng minh tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế. Mặc dù phòng Tài chính – Kế toán đã tổ chức kiểm tra các loại chứng từ song biện pháp kiểm tra còn chưa cụ thể, rõ ràng. Việc thực hiện chế độ hoá đơn chưa đầy đủ, một số khoản thanh toán thiếu hoá đơn tài chính, gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

Hai là: Việc tính khấu hao TSCĐ: Dù áp dụng theo quy định mới của Bộ Tài chính cho các doanh nghiệp Nhà nước nhưng Công ty Truyền tải Điện 1 vẫn thực hiện khấu hao theo phương pháp khấu hao bình quân hay phương pháp khấu hao theo đường thẳng. Cách tính khấu hao này còn có phần chưa hợp lý vì TSCĐ tại Công ty có rất nhiều loại khác nhau nên các tài sản này cần được tính khấu hao theo các phương pháp khác nhau để phù hợp với tình hình hao mòn của tài sản.

Ba là: Việc áp dụng các chuẩn mực kế toán mới: Các chuẩn mực kế toán mới đã được ban hành nhưng tại Công ty vẫn áp dụng các chế độ kế toán cũ.. Khi áp dụng các chuẩn mực mới này thì việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính sẽ hợp lý, khách quan, đánh giá trung thực về thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc hạch toán kế toán tại Công ty sẽ gặp một số khó khăn do không cập nhật đầy đủ các Thông tư của Bộ Tài chính.

Bốn là: Về việc sử dụng tài khoản thích hợp theo dõi khấu hao chưa rõ nguồn: Kế toán tại Công ty khi theo dõi khấu hao TSCĐ bàn giao chưa có nguồn và khi nộp khấu hao theo quy chế của Tổng Công ty đều sử dụng tài khoản 336 (33624, 33625). Ta thấy trên tài khoản 336 đã bị trừ mất số khấu hao làm cho tài sản chưa có nguồn tạm tăng, không phản ánh được giá trị ban đầu nữa.

Năm là: Việc mở sổ theo dõi TSCĐ đang sử dụng: Hiện nay, kế toán TSCĐ không mở sổ theo dõi TSCĐ cho từng bộ phận sử dụng. Như vậy sẽ không theo dõi được đầy đủ tình hình tăng giảm của từng loại tài sản ra sao, gây khó khăn cho công tác quản lý TSCĐ tại Công ty.

Sáu là: Việc tính khấu hao TSCĐ: Hiện nay, Công ty mới chỉ lập bảng tổng hợp trích khấu hao TSCĐ do đó không biết chính xác được mức khấu hao tăng, giảm trong kỳ cũng như không theo dõi được mức khấu hao của kỳ trước. Ngoài ra, bảng phân bổ khấu hao chưa phân bổ cho sản xuất phụ, cần phải bổ sung thêm phân bổ khấu hao cho sản xuất phụ.

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán TSCĐ hữu hình tại Công ty Truyền tải Điện 1

Vấn đề đặt ra với những hạn chế trên là cần giải quyết như thế nào để khắc phục được những tồn tại này. Trong giới hạn về phạm vi nghiên cứu với kiến thức được trang bị ở trường và quá trình khảo sát thực tế tại Công ty Truyền tải Điện 1, em xin được đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán TSCĐ hữu hình.

1. Giải pháp 1: Thận trọng hơn trong việc sử dụng chứng từ và lưu trữ chứng từ

Do chứng từ là căn cứ pháp lý để ghi sổ đồng thời là tài liệu lịch sử của doanh nghiệp nên công việc thực hiện đầy đủ thủ tục chứng từ khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế là một bước quan trọng. Sau khi ghi sổ và kết thúc kỳ hạch toán, chứng từ được chuyển sang lưu trữ để đảm bảo an toàn, không bị mất.

Chỉ lấy ví dụ điển hình: không xuất đủ hoá đơn bán hàng, điều này làm ảnh hưởng đến doanh thu bởi tổng số doanh thu bán hàng là số tiền ghi trên hoá đơn bán hàng. Vì thế công việc này đòi hỏi nhân viên kế toán phải có trách nhiệm hơn trong mỗi lần hạch toán. Trưởng phòng và phó phòng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc để phần hành kế toán được hạch toán chính xác hơn.

Công tác lưu trữ chứng từ chưa được thực hiện hợp lý và khoa học. Các loại chứng từ có khối lượng lớn, gây khó khăn cho công tác bảo quản và khó khăn cho việc tìm kiếm. Ngày nay, máy vi tính đã trở thành một công cụ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý của doanh nghiệp. Vì vậy, bên cạnh việc lưu trữ chứng từ trên giấy tờ, văn phòng kế toán nên sử dụng tin học vào việc lưu trữ chứng từ.

Mỗi loại chứng từ được lưu trữ vào một thư mục trong máy. Trong mỗi thư mục có các file quản lý chứng từ. Ví dụ như:

- Các loại biên bản giao nhận, biên bản thanh lý... được lưu trữ trong một file riêng. Các chứng từ này sẽ được đánh số hiệu hoặc dùng số hiệu có sẵn để tiện cho việc tìm kiếm và sử dụng.

- Hoá đơn giao hàng, hóa đơn thanh toán tiền điện, nước, phiếu thu, chi... nên được phân thành từng loại và lưu trữ vào các file khác nhau.

Việc lưu trữ bằng máy rất nhanh gọn và dễ tìm, khi cần dùng đến bất cứ loại chứng từ nào thì chỉ việc tra cứu trong thư mục. áp dụng cách lưu trữ này, các chứng từ gốc sẽ luôn được đảm bảo an toàn.

2. Giải pháp 2: Thay đổi phương pháp khấu hao cho từng loại TSCĐ


Ngày 31/12/2001, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2000/QĐ-BTC về việc thực hiện thí điểm chế độ khấu hao TSCĐ theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh. Tuy nhiên, tại Công ty Truyền tải Điện 1, toàn bộ TSCĐ đều áp dụng phương pháp khấu hao bình quân. Việc áp dụng phương pháp khấu hao bình quân là chưa hợp lý vì những lý do sau: TSCĐ trong Công ty Truyền tải Điện 1 có nhiều loại, nhiều nhóm khác nhau. Công dụng của tài sản cũng như cách thức phát huy tác dụng của tài sản trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng có sự khác nhau, lợi ích thu được của việc sử dụng những tài sản đó cũng có sự khác nhau. Khấu hao TSCĐ là sự phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu hao của TSCĐ hữu hình trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó. Điều này xuất phát từ nguyên tắc phù hợp của kế toán đó là thu nhập phải phù hợp với chi phí đã chi ra trong kỳ kế toán. Để đảm bảo số liệu sổ kế toán cung cấp phản ảnh đúng thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như tình hình sử dụng tài sản của doanh nghiệp, Công ty Truyền tải Điện 1 nên thay đổi quy định về khấu hao TSCĐ theo hướng sau:


- Đối với nhà cửa, vật kiến trúc Công ty nên áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng (phương pháp khấu hao bình quân).


- Máy móc, thiết bị vật tư gắn liền với quá trình sản xuất kinh doanh, tính năng công suất sử dụng bị giảm dần trong quá trình sử dụng, nên áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần.


- Đối với các thiết bị, dụng cụ quản lý thường chịu tác động của hao mòn vô hình thì Công ty nên áp dụng phương pháp khấu hao theo tổng số các năm sử dụng.


- Đối với những TSCĐ có hạn, theo nguyên tắc phù hợp trong kế toán không phải tính khấu hao. Giá trị của TSCĐ đó được phản ảnh trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính cho đến khi tính hữu dụng của tài sản này không còn nữa.


3. Giải pháp 3: Cần áp dụng những tài khoản mới đã được sửa đổi, bổ sung vào công tác kế toán TSCĐ tại Công ty.

Ngày 09/10/2002, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 89/2002/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện 4 chuẩn mực kế toán ban hành tại Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 trong đó có chuẩn mực số 03 – TSCĐ hữu hình nhưng kế toán tại Công ty khi phản ánh một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến tình hình tăng, giảm TSCĐ hữu hình vẫn hạch toán theo chế độ cũ.

Theo Quyết định mới này, Tài khoản 242 “Chi phí trả trước dài hạn” được bổ sung thêm.

Tài khoản 711 “ Thu nhập hoạt động tài chính” và Tài khoản 811 “Chi phí hoạt động tài chính” được xoá bỏ.

Thêm vào đó, đổi tên và số hiệu Tài khoản 721 “ Các khoản thu nhập bất thường” thành Tài khoản 711 “Thu nhập khác”.

Đổi tên và số hiệu Tài khoản 821 “Chi phí bất thường” thành Tài khoản 811 “Chi phí khác”.

Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu Công ty hạch toán:

1. Khi được tài trợ, biếu tặng TSCĐ hữu hình, kế toán ghi:

              Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

                     Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh

2. Khi nhượng bán, thanh lý TSCĐ, kế toán tại Công ty ghi:

               Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Phần giá trị hao mòn)

               Nợ TK 821 – Chi phí bất thường (Phần giá trị còn lại)    

                      Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

· Các chi phí cho hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

                Nợ TK 821 – Chi phí bất thường

                Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)

                       Có TK 111, 112, 331,... (Tổng giá thanh toán)

- Thu nhập về hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

               Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

                      Có TK 721 – Thu nhập bất thường

                       Có TK 333 (3331) – Thuế GTGT phải nộp      

3. Chuyển TSCĐ sang công cụ, dụng cụ, kế toán ghi:

               Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ  (Giá trị đã khấu hao)

               Nợ TK 627, 641, 642 – Giá trị còn lại (Nếu giá trị còn lại nhỏ)

               Nợ TK 142 – Chi phí trả trước (Nếu giá trị còn lại lớn phải phân bổ dần)

                      Có TK 211 – TSCĐ hữu hình

4. Sửa chữa lớn TSCĐ theo phương thức tự làm và thuê ngoài (Ngoài kế hoạch)  

Khi kết chuyển giá thành công trình sửa chữa lớn hoàn thành, thời gian phân bổ lớn hơn một năm, kế toán ghi:

              Nợ TK 142 (1421) – Chi phí trả trước

                   Có TK 241 (2413) – Sửa chữa lớn TSCĐ

Kế toán tại Công ty cần thay đổi các tài khoản mới phù hợp với chuẩn mực số 03 -  TSCĐ hữu hình như sau:

1. Khi được tài trợ, biếu tặng TSCĐ hữu hình, ghi: 

                    Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

                          Có TK 711 – Thu nhập khác
      2. Khi nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

              Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Phần giá trị hao mòn)

              Nợ TK 811 – Chi phí khác (Phần giá trị còn lại)

                     Có TK 211 – TSCĐ hữu hình

- Các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

              Nợ TK 811 – Chi phí khác

              Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

                     Có TK 111, 112, 331,...(Tổng giá thanh toán)

· Số thu nhập khác về thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

               Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

               Nợ TK 711 – Thu nhập khác (Số thu nhập chưa có thuế GTGT)

                      Có TK 333 (3331) – Thuế GTGT phải nộp

2. Chuyển TSCĐ sang công cụ, dụng cụ, ghi:

               Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ  (Giá trị đã khấu hao)

               Nợ TK 627, 641, 642 – Giá trị còn lại (Nếu giá trị còn lại nhỏ)

               Nợ TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn (Nếu giá trị còn lại lớn phải phân bổ dần)

                      Có TK 211 – TSCĐ hữu hình

3. Sửa chữa lớn TSCĐ theo phương thức tự làm và thuê ngoài (Ngoài KH)  

Khi kết chuyển giá thành công trình sửa chữa lớn hoàn thành, kế toán ghi:

              Nợ TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn

                     Có TK 241 (2413) – Sửa chữa lớn TSCĐ

4. Giải pháp 4: Sử dụng một tài khoản riêng để theo dõi phần khấu hao chưa rõ nguồn


TSCĐ là do Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đầu tư cho các ban quản lý xây dựng xong hoàn thành bàn giao cho Công ty Truyền tải Điện 1 sử dụng. Khi bàn giao chưa có thông tư phê duyệt quyết toán,  hai bên tạm bàn giao theo biên bản có ghi giá trị tạm tính (có thể căn cứ vào dự toán hoặc quyết toán tạm thời) thì hạch toán như sau:

         Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình


               Có TK 336 (33623) – Phải trả nội bộ vốn khấu hao TSCĐ

               Có TK 336 (33624) – Phải trả nội bộ vốn vay dài hạn dùng cho XDCB

               Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh



Theo quy chế của Tổng Công ty thì kế toán hạch toán khấu hao TSCĐ như sau: 


Hàng tháng trích khấu hao vào chi phí sản xuất:





NỢ TK 627, 641, 642





      Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ


Đồng thời ghi đơn Nợ TK 009 – Nguồn vốn khấu hao cơ bản


- Tập hợp chi phí sản xuất:





Nợ TK 154 – Chi phí SXKD dở dang






CÓ TK 627, 641, 642


- Kết chuyển chi phí xin Tổng công ty cấp:





NỢ TK 136 (13625)





      Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang

- Khi nộp khấu hao lên Tổng Công ty:



Nợ TK 336 (33623) – Phải trả nội bộ vốn khấu hao TSCĐ


                     Nợ TK 336 (33624) – Phải trả nội bộ vay dài hạn dùng cho XDCB                  
                        Nợ TK 411 – Vốn kinh doanh (Ghi chi tiết theo nguồn vốn)
  
                            Có TK 136 (13625) – Nếu bù trừ

                            CÓ TK 112,...


Đồng thời ghi Có TK 009 – Nguồn vốn khấu hao cơ bản


- Khi TSCĐ bàn giao chưa có nguồn, việc theo dõi khấu hao như sau:


             Nợ TK 336 (33623) – Vốn khấu hao TSCĐ


hoặc     Nợ TK 336 (33624) – Vốn vay dài hạn dùng cho XDCB.



               Có TK 136 (13625) – Chi  phí sản xuất

Đồng thời ghi Có TK 009 (khấu hao TSCĐ chưa rõ nguồn)


Ta thấy trên TK 336 (33623), 336 (33624) đã bị trừ mất số đã khấu hao làm cho tài sản chưa có nguồn tạm tăng, không phản ánh được giá trị ban đầu nữa.


Theo ý kiến em, nên hạch toán vào một tài khoản khác để theo dõi riêng phần khấu hao tài sản chưa rõ nguồn để khi có thông tư phê duyệt quyết toán, các công trình sẽ xử lý phần khấu hao sau thì sẽ theo dõi được cả nguyên giá tạm tăng đồng thời theo dõi được cả luỹ kế phân tích khấu hao của những tài sản đó.


Việc theo dõi như sau:


- Hàng tháng trích khấu hao vào chi phí sản xuất.


                NỢ TK 627, 641, 642  



                   Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ

Đồng thời ghi đơn Nợ TK 009 – Nguồn vốn khấu hao cơ bản

- Tập hợp chi phí sản xuất:

                 Nợ TK 154 – Chi phí SXKD dở dang



                   CÓ TK 627, 641, 642


- Kết chuyển chi phí xin Tổng Công ty cấp:



             Nợ TK 136 (13625) – Chi  phí sản xuất




          Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang


- Khấu hao của những tài sản đã rõ nguồn:



             NỢ TK 411




        CÓ TK 136 (13625)

Đồng thời ghi có TK 009 – Nguồn khấu hao cơ bản

      Giả sử, ta sử dụng tài khoản khác để theo dõi khấu hao TSCĐ chưa có nguồn tạm tăng. Cách hạch toán như sau:



              Nợ TK khác.



                    CÓ TK 136 (13625)

      Đồng thời ghi có TK 009 – Nguồn vốn khấu hao cơ bản


- TSCĐ tạm  tăng chưa có thông tư phê duyệt: 



               Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình




           CÓ TK 336 (33623, 33624)


- Khi không có thông tư phê duyệt chính thức :


                   NỢ TK 336 (33623, 33624)



                     CÓ TK 411


5. Giải pháp 5: Mở sổ theo dõi TSCĐ đang dùng cho từng bộ phận sử dụng 

 Để phục vụ nhu cầu quản lý TSCĐ tốt hơn nữa, Công ty nên mở sổ theo dõi TSCĐ đang sử dụng cho từng bộ phận sử dụng. Sử dụng sổ này, ta không những theo dõi được TSCĐ đang sử dụng là bao nhiêu, tình hình tăng giảm của từng loại tài sản ra sao, nguồn vốn đầu tư từ đâu, tình hình trích khấu hao ra sao từ đó sẽ giúp cho công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty được tốt hơn.


Chú ý: Sổ theo dõi TSCĐ được mở ra sau mỗi nghiệp vụ liên quan đến việc tăng, giảm TSCĐ. Cuối kỳ, khoá sổ và tính số dư cuối kỳ.

sổ theo dõi TSCĐ đang sử dụng

Tên bộ phận sử dụng:


Tên đơn vị:


Niên độ kế toán:


	STT


	Chứng từ
	Số thẻ TSCĐ
	Mã số TSCĐ
	Tên qui cách TSCĐ
	Lý do tăng, giảm
	Nguồn vốn đầu tư
	Số lượng
	Nguyên giá
	Ghi chú

	
	Số 
	Ngày
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	Đầu kỳ

Tăng

Giảm

Cuối kỳ
	
	
	
	
	


6. Giải pháp 6: Cần lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

Công ty Truyền tải Điện 1 khi lập bảng tổng hợp trích khấu hao TSCĐ còn chưa chi tiết. Để khắc phục nhược điểm sự phân bổ khấu hao và xác định chính xác mức khấu hao tăng, giảm trong kỳ đồng thời có thể biết mức khấu hao của kỳ trước so với kỳ sau, Công ty nên lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo mẫu sau:

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

                                          Tháng ... năm ...                             Đơn vị tính: VNĐ
	Chỉ tiêu
	Tỉ lệ % KHCB hay năm sử dụng
	
	TK 627
	TK 641
	TK 642

	
	
	Nguyên giá
	Số khấu hao
	
	
	

	1. Số khấu hao trích tháng trước
	
	
	
	
	
	

	2. Số khấu hao tăng tháng này
	
	
	
	
	
	

	3. Số khấu hao giảm tháng này
	
	
	
	
	
	

	4. Số khấu hao trích tháng này
	
	
	
	
	
	


   Kế toán ghi sổ                                                                   Kế toán trưởng

           (ký, họ tên)                                                                           (ký, họ tên)

Trên đây là một số đề xuất mà em mạnh dạn đưa ra nhằm hoàn thiện hơn trong công tác kế toán TSCĐ của Công ty Truyền tải Điện 1. Mục đích của những đề xuất này là việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ ở Công ty Truyền tải Điện 1 nói riêng và hiệu quả sản xuất kinh doanh trong nền Kinh tế Quốc dân nói chung. Hy vọng rằng, cùng với việc nâng cao hoạt động công tác kế toán trong đó có kế toán TSCĐ, trong những năm tới Công ty Truyền tải Điện sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong tiến trình đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế.

Kết luận

Đi sâu tìm hiểu về công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Truyền tải Điện 1, em thấy TSCĐ là một bộ phận hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Nó chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu tài sản của ngành điện nói chung và ở Công ty Truyền tải Điện 1 nói riêng.


Cùng với sự phát triển của sản xuất và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, TSCĐ của Công ty Truyền tải Điện 1 không ngừng được đổi mới, hiện đại hoá và tăng lên nhanh chóng để tạo ra năng suất chất lượng sản phẩm điện ngày càng cao và gây được uy tín, lòng tin của khách hàng.


Để có được điều đó đòi hỏi Ban lãnh đạo Công ty phải không ngừng tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. Công tác tổ chức kế toán TSCĐ ở Công ty phải thực hiện tốt và thường xuyên cập nhập tình hình tăng giảm, khấu hao, sửa chữa... cũng như tính toán những chỉ tiêu về hệ số hao mòn và thực hiện nghiêm chỉnh các mục tiêu Tổng Công ty Điện lực Việt Nam giao.


Cũng như các Công ty khác, Công ty Truyền tải Điện 1 đã chú trọng đến việc quan tâm đầu tư TSCĐ trong sản xuất kinh doanh cùng với việc tổ chức công tác kế toán và quản lý TSCĐ một cách có hiệu quả.


Trong thời gian thực tập ở Công ty Truyền tải Điện 1, em đã có điều kiện nghiên cứu, học tập, tiếp cận thực tế với các số liệu, sổ sách. Trên cơ sở đó, em đã đề xuất một số giải pháp bổ sung nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở Công ty. Lần đầu tiên đi tìm hiểu thực tế tại một doanh nghiệp sau bốn năm học tập ở trường Đại học, đồng thời vận dụng khối lượng kiến thức lớn và tổng hợp, mặc dù đã rất cố gắng nhưng luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong sự giúp đỡ bổ sung của các Thầy, Cô và bạn đọc để luận văn của em được hoàn thiện hơn.


Cuối cùng, em xin gửi những lời biết ơn sâu sắc tới Cô Phạm Bích Chi và các cô chú, anh chị phòng Tài chính - Kế toán Công ty Truyền tải Điện 1 đã hướng dẫn và giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực tập để em hoàn thành được luận văn tốt nghiệp của mình./.

Tài liệu tham khảo

1. HaRold Q.Langenderfer – Kế toán Tài chính tập 1 (Hệ thống Kế toán Mỹ)  do Hồ Văn Kim Lộc, Khiếu Văn Quyết dịch

2. Nhà xuất bản Tài chính – Giáo trình Kế toán tài chính, Hà Nội 1999

3. Nhà xuất bản Tài chính – Những quy định về quản lý Tài chính Doanh nghiệp, Hà Nội 8 - 1999



4. Nhà xuất bản Tài chính – Hệ thống Tài khoản Kế toán, Hà Nội 2000

5. Nhà xuất bản Tài chính – Hướng dẫn kế toán thực hiện 4 chuẩn mực kế toán, 

Hà Nội 10 - 2002

6. Nghiêm Văn Lợi – Kế toán trong Doanh nghiệp vừa và nhỏ, NXB Tài chính, Hà Nội 2002

7. Nguyễn Văn Nhiệm – Hướng dẫn thực hành ghi chép chứng từ và sổ kế toán trong các loại hình doanh nghiệp, NXB Thống kê

8. Ngô Thế Chi, Vũ Công Ty - Đọc, lập, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội 6 – 2001

9. Tổng công ty Điện lực Việt Nam – Quy định quản lý và tổ chức hạch toán  TSCĐ

10. Văn bản Pháp quy hướng dẫn thực hiện 4 chuẩn mực kế toán VN, Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý

Tài liệu tham khảo

1. HaRold Q.Langenderfer – Kế toán Tài chính tập 1 (Hệ thống Kế toán Mỹ)  do Hồ Văn Kim Lộc, Khiếu Văn Quyết dịch

4. Nhà xuất bản Tài chính – Giáo trình Kế toán tài chính, Hà Nội 1999

5. Nhà xuất bản Tài chính – Những quy định về quản lý Tài chính Doanh nghiệp, Hà Nội 8 - 1999



4. Nhà xuất bản Tài chính – Hệ thống Tài khoản Kế toán, Hà Nội 2000

5. Nhà xuất bản Tài chính – Hướng dẫn kế toán thực hiện 4 chuẩn mực kế toán, 

Hà Nội 10 - 2002

6. Nghiêm Văn Lợi – Kế toán trong Doanh nghiệp vừa và nhỏ, NXB Tài chính, Hà Nội 2002

7. Nguyễn Văn Nhiệm – Hướng dẫn thực hành ghi chép chứng từ và sổ kế toán trong các loại hình doanh nghiệp, NXB Thống kê

8. Ngô Thế Chi, Vũ Công Ty - Đọc, lập, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội 6 – 2001

9. Tổng công ty Điện lực Việt Nam – Quy định quản lý và tổ chức hạch toán  TSCĐ

10. Văn bản Pháp quy hướng dẫn thực hiện 4 chuẩn mực kế toán VN, Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý

Phụ Lục
Biểu 01:  Quyết định sử dụng nguồn vốn để mua sắm TSCĐ

	Tổng công ty

 điện lực việt nam
Sè 3012 / Q§-EVN-KH
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2002


Quyết định của tổng giám đốc

tổng công ty điện lực việt nam
V/v: Cấp quỹ đầu tư phát triển cho Công ty Truyền tải Điện 1 để mua trang thiết bị phục vụ sản xuất.

Tổng giám đốc

Căn cứ Nghị định 14/CP ngày 27/1/1995 của Chính phủ về việc thành lập và ban hành Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam;

Căn cứ quyết định 78EVN/TCCB&ĐT ngày 23/3/2001 của HĐQT Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc uỷ quyền quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư trong Tổng Công ty;

Xét đề nghị của Ông Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 1 (công văn số 2243EVN/TTĐ1-KH ngày 28 tháng 8 năm 2002) và Ông Trưởng Ban Kế hoạch;

Quyết Định

Điều 1. Duyệt cấp quỹ đầu tư phát triển cho Công ty Truyền tải Điện 1 để mua trang thiết bị phục vụ sản xuất với số tiền là 3.625.478.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm bảy mươi tám ngàn đồng). 

Điều 2. Công ty Truyền tải Điện 1 cần thực hiện việc mua trang thiết bị, hạch toán tài sản và vốn theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

      Điều 3. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Kế hoạch, Trưởng Ban Tài chính kế toán và Trưởng các Ban liên quan của Tổng Công ty, Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 1 căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định. 




Biểu 02: Hợp đồng mua sắm TSCĐ
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hợp đồng Kinh tế

Sè: 021015/H§MB2002
Ngày 22 tháng 10 năm 2002

· Căn cứ vào Pháp lệnh HĐ kinh tế ngày 25/9/1989 của Hội đồng Nhà nước.

· Căn cứ vào Nghị định số 17/HĐBT ngày 16/10/1990 quy định chi tiết về việc thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế.

· Căn cứ vào Bảng chào giá ngày 10/8/2002 của Công ty XNK và đầu tư phát triển thương mại IMEXCO.

· Căn cứ vào Quyết định số 307 ngày 17/9/2002 của Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 1 về việc phê duyệt kết quả xét thầu cung cấp máy photocopy và máy fax năm 2002.

Bên mua:     Công ty Truyền tải điện 1 

                      Địa chỉ
: 15 Cửa Bắc, Hà Nội.

   
      Điện thoại
: 04.4.8293152


                      Fax
: 04.4.8293173



Đại diện là
: Ông...



Chức vụ
: Giám đốc


                      Tài khoản
: 710A-00038

           
Tại
: Sở Giao dịch Ngân hàng Công Thương Việt Nam

         
Mã số thuế
: 0100100079-017-1
Bên bán:       Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư phát triển thương mại imexco 



Địa chỉ          
: 157 Giảng Võ - Hà Nội

                
      Tel
  :  04.73335666

           

Fax

:  04.73334388




Đại diện là

: Ông...




Chức vụ

: Giám đốc Công ty

                

Tài khoản 

: 431110010073


              
Tại: Phòng Giao dịch I – Chi nhánh Thăng Long – Ngân hàng   Thương  mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam


                

Mã số thuế 

: 0101228191

Hai bên đồng ý ký hợp đồng theo những điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1: Phạm vi cấp hàng

	TT
	Tên Hàng hoá
	Số lượng 
	Đơn giá (VnĐ)
	Thành tiền (vnĐ)

	1.
	Máy Photocopy Toshiba2060
	03 chiếc
	41.753.023
	125.259.069

	2.
	Máy Fax Panasonic KX 502
	04 chiếc
	7.611.736
	30.446.944

	
	Tổng cộng
	
	
	155.706.013


Giá trị hợp đồng là:
155.706.013 VN§

Thuế GTGT (VAT 10%):
  15.570.601 VN§

Tổng giá trị thanh toán:
171.276.614 VN§

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi mốt triệu hai trăm bảy mươi sáu ngàn sáu trăm mười bốn đồng)

Điều 2: thanh toán

Hình thức thanh toán: bằng đồng tiền Việt Nam

Một trăm phần trăm giá trị hợp đồng sẽ được thanh toán cho Bên B khi Bên A nhận được đủ hàng và nhận được đủ các giấy tờ sau của Bên B:

· Hóa đơn hợp lệ: 01 bản chính

· Biên bản bàn giao hàng hoá

· Biên bản nghiệm thu hàng hoá

· Biên bản thanh lý hợp đồng.

Điều 3: điều kiện giao hàng

Thời gian giao hàng: Bên B có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hàng hoá và cả tài liệu hướng dẫn sử dụng vào ngày 30/12/2002.

Địa điểm giao hàng: Kho Công ty truyền tải Điện 1 tại Hà Nội

điều 4: điều khoản chung

Mọi sự thay đổi trong hợp đồng hay thêm các điều khoản phải được sự đồng ý của hai bên bằng văn bản.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng và hết hiệu lực khi hết thời hạn bảo hành của các thiết bị.

Hợp đồng này được lập thành 06 bản, bên A giữ 04 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên muA                                                Đại diện bên bán
         (đã ký)                                                                             (đã ký)

Biểu 03: Biên bản bàn giao TSCĐ cho đơn vị sử dụng

	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Biên bản Nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

 (Máy Photocopy và máy Fax)

Bên A (Bên nhận)
: Công ty Truyền tải Điện 1

Người đại diện
: Ông...

Bên B (Bên giao)
: Công ty IMEXCO

Người đại diện
: Ông...

Bên B bàn giao cho bên A các thiết bị sau:

1. Máy Photocopy TOSHIBA T206

= 03 chiếc

Máy Fax PANASONIC KXFL 502 CX
= 04 chiếc

I. Thông tin về máy:

1. Máy Photocopy Toshiba:

- Màu: ghi

- Ký hiệu: T 2060 

2. Máy fax Panasonic 

- Màu: trắng

- Ký hiệu KXFL 502 CX

II. Nội dung kiểm tra máy:

1. Kiểm tra bên ngoài máy

2. Kiểm tra bên trong máy

III. Kết luận:

· Số lượng thiết bị được giao đầy đủ theo HĐ, hàng đúng mã mác, mới 100%.

· Thiết bị có phiếu bảo hành của nhà cung cấp hàng kèm theo.

· Đồng ý nghiệm thu và bàn giao thiết bị.

IV. Các giấy tờ kèm theo do bên B cung cấp:

· 01 sổ bảo hành bảo dưỡng

· 01 sách hướng dẫn sử dụng máy

Đại diện Công ty TT Điện 1                             Đại diện Công ty IMEXCO

            (đã ký)                                                                       (đã ký)

Biểu 04: Biên bản giao nhận tscĐ

	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Biên bản giao nhận TSCĐ

Hoà Bình , ngày 21/11/2002

( Đối với tài sản đã hao mòn)

· Căn cứ quyết định 1683 EVN/TCKT ngày 25/8/2000 của Tổng công ty điện lực VN về việc bàn giao TSCĐ

· Ban giao nhận TSCĐ:

· Ông:.. Chức vụ Phó giám đốc NM Thuỷ Điện Hoà Bình  - đại diện bên giao.

· Ông:... Trưởng phòng Tài chính - Kế toán  nhà máy Thuỷ Điện Hoà Bình đại diện bên giao.

· Ông:... Phó giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 - đại diện bên nhận

· Ông:... Trưởng đội vận tải Công ty Truyền tải điện 1 -  đại diện bên nhận

· Ông:... Phó phòng Tài chính - Kế toán Công ty Truyền tải điện 1 - đại diện bên nhận.

Tiến hành giao nhận TSCĐ như sau:

	TT
	Tên, kí hiệu, qui cách TSCĐ
	Mã hiệu TSCĐ
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Năm đưa vào sử dụng
	Công suất
	Nguyên giá
	Giá trị hao mòn luỹ kế
	Giá trị còn lại
	Tình trạng kỹ thuật còn lại

(%)
	Tài liệu kỹ thuật kèm theo

	1
	Máy ép thuỷ lực 60 tấn


	M21
	LX
	1992
	1994
	60 tÊn
	59.670.000
	13.275.128
	46.394.872
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hai bên thống nhất với biên bản giao nhận TSCĐ.

        Đại diện bên giao                                        Đại diện bên nhận

                   (đã ký)                                                                        (đã ký)

 Biểu 05:  Biên bản thanh lý tscĐ


	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Biên bản thanh lý tài sản cố định

Ngày 22 tháng 11 năm 2002

Đơn vị : Công ty Truyền tải điện 1
                 Mẫu số 03 ---TSCĐ



Căn cứ quyết định số ............................ của Giám đốc về việc thanh lý TSCĐ

I. Ban thanh lý gồm:

Ông:   ......................................................................

Ông:   ......................................................................

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

	Tên, nhãn hiệu quy cách TSCĐ
	Số hiệu
	Năm đưa vào sử dụng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Nguồn vốn đầu tư TSCĐ

	1. Đầu ép cốt thuỷ lực

2. Bơm thuỷ lực
	05

06
	1990

1990
	25.300.000

52.630.000
	15.200.000

30.100.000
	Ngân sách Nhà nước

	Cộng
	
	
	77.930.000
	45.300.000
	



III.  Kết luận của Ban Thanh lý:


Máy đã cũ, lạc hậu và bị hỏng hóc nhiều, cần phải thanh lý và đầu tư hiện đại hoá sản xuất.


Biên bản thanh lý gồm 2 bản, 1 bản giao cho phòng kế toán để theo dõi trên sổ sách, 1 bản giao nơi sử dụng, quản lý TSCĐ để lưu giữ.


IV.  Kết quả thanh lý TSCĐ:

· Chi phí thanh lý TSCĐ :  1.800.000 đồng

( viết bằng chữ : Một triệu tám trăm ngàn đồng)


- Giá trị thu hồi :
45.300.000 đồng


( viết bằng chữ : Bốn lăm triệu ba trăm ngàn đồng)


- Đã ghi giảm (sổ) thẻ TSCĐ.


  Thủ trưởng đơn vị



         Kế toán trưởng

                    (đã ký)                                                                        (đã ký)

Biểu 06:  hoá đơn kiêm phiếu xuất kho





Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho



Ngày 22/11/2002

Họ tên người mua: Công ty kinh doanh máy móc thiết bị điện


Xuất tại kho:
Thanh lý


Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

	SỐ TT
	Tên qui cách

 hàng hoá
	Mã số
	Đơn vị tính 
	Số lượng 
	Đơn giá

(Đồng)
	Thành tiền (Đồng)

	1.
	Đầu ép cốt thuỷ lực
	05
	Cái
	01
	15.300.000
	15.300.000

	2.
	Bơm thuỷ lực
	06
	Cái
	01
	30.700.000
	30.700.000

	
	Cộng
	
	
	
	
	46.000.000


Tổng số tiền viết bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu đồng chẵn.

Người mua         Người viết hoá đơn       Thủ kho        Kế toán trưởng        Thủ trưởng

    (đã ký)                     (đã ký)                 (đã ký)              (đã ký)                  (đã ký)

Biểu 07:  Biên bản sửa chữa máy cắt

Biên bản đại tu sửa chữa máy cắt loại C35 - M

Lộ:   371
                 Tên trạm: Trạm Chèm

Điện áp định mức: 35 KV

Nguyên nhân sửa chữa đại tu: Đại tu máy cắt

	Nội dung kiểm tra
	Tiêu chuẩn
	Số liệu kỹ thuật sau đại tu

	
	
	Pha A
	Pha B
	Pha C

	Hành trình toàn bộ tiếp điểm (mm)
	225-237
	225
	225
	226

	Hành trình trong tiếp điểm tĩnh
	9-11
	10mm
	10mm
	10mm

	Độ đóng cắt đồng thời 3 pha
	( 4
	1
	1
	1

	Điện trở tiếp xúc 1 pha
	( 310
	260
	270
	270

	Điện trở cách điện giữa 2 hàm vị trí cắt
	( 1000
	10.000
	10.000
	10.000


Kết luận: Máy cắt C35 lộ 371 đảm bảo vận hành

Người sửa chữa                                                  Xưởng sửa chữa thiết bị điện

     (đã ký)                                                                             (đã ký)
Biểu 08:  Biên bản bàn giao công việc hoàn thành


	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Biên bản nghiệm thu và bàn giao

 công việc hoàn thành

Hạng mục: Đại tu máy cắt 35 KV lộ 371

Công trình: Trạm 220 KV Chèm

Hội đồng nghiệm thu gồm:

Ông:

Đại diện Công ty Truyền tải Điện 1

Ông:

Đại diện trạm Chèm

Ông:

Đại diện Xưởng sửa chữa thiết bị điện

Tiến hành nghiệm thu phần việc đơn vị đã thi công xong và thống nhất lập biên bản với những nội dung sau:

1. Hồ sơ nghiệm thu gồm có:

· Biên bản nghiệm thu và bàn giao công việc hoàn thành

· Biên bản đại tu sửa chữa máy cắt

· Bảng dự trù và xác nhận vật tư sử dụng cho công trình

· Hoá đơn, phiếu xuất, nhập vật tư.

2. Nhận xét về khối lượng và chất lượng so với thiết kế:

Công việc đại tu máy cắt C35 được tiến hành theo các bước:

· Kiểm tra thông số trước khi đại tu

· Sửa chữa, thay thế chi tiết hỏng

· Xử lý tiếp xúc

· Lắp ráp, hiệu chỉnh

· Rút, nạp dầu

· Hoàn thiện

· Thí nghiệm hiệu chỉnh

3. Những tồn tại cần khắc phục xử lý: Không

4. Kết luận:
Máy cắt C35 lộ 371 sau khi đại tu đảm bảo thông số kỹ thuật vận hành.

      Đơn vị thi công                                               Đơn vị quản lý

Đội 


vận 


tải








Đội


sửa chữa 


thiết bị 





®iÖnvËn


 tải





Xưởng


thí


nghiệm





Các chi phí khác liên quan 


trực tiếp đến TSCĐ được tài trợ, biếu tặng tính vào nguyên giá





Khi nhận TSCĐ do được tài trợ, biếu tặng đưa vào sử dụng 


ngay cho sản xuất, kinh doanh





TK 211





 TK 111, 112, 331





TK 711





Sơ đồ số 1


Kế toán TSCĐ hữu hình được tài trợ, biếu tặng





Sơ đồ số 2


Kế toán tăng TSCĐ hữu hình


mua sắm theo phương thức trả chậm, trả góp





TK 111, 112





TK 331





TK 211





Định kỳ khi thanh toán tiền cho người bán





Tổng số tiền phải thanh toán





Nguyên giá (ghi theo giá mua trả tiền ngay tại 


thời điểm mua)





Số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ giá mua trả tiền ngay và trừ thuế GTGT (nếu có)





Định kỳ phân bổ


dần vào chi phí theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả định kỳ





TK 635





TK 242





Thuế GTGT


đầu vào (nếu có)





TK 133





Ghi tăng nguyên giá TSCĐ


(Doanh thu là giá thành thực tế


sản phẩm chuyển thành TSCĐ


sử dụng cho sản xuất, kinh doanh)





Giá thành sản phẩm nhập kho





Xuất kho sản phẩm để chuyển thành TSCĐ sử dụng cho SXKD





TK 155








Chi phí vượt mức bình thường của TSCĐ tự chế và chi phí không hợp lý tính vào giá vốn hàng bán





Giá thành thực tế sản phẩm chuyển thành TSCĐ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh





TK 632








TK 154








TK 627








TK 622








TK 621








Tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh





Sơ đồ số 3


Kế toán TSCĐ hữu hình tự chế





Chi phí trực tiếp liên quan khác


(Chi phí lắp đặt, chạy thử,...)





TK 211





TK 512





TK 111, 112, 331,...





TK 211





Sơ đồ số 4


Kế toán trường Hợp mua TSCĐ hữu hình


dưới hình thức trao đổi tương tự





TK 214





TK 211





Nguyên giá


TSCĐ hữu hình


đưa đi trao đổi





Giá trị hao mòn TSCĐ hữu hình


đưa đi trao đổi





Nguyên giá TSCĐ hữu hình 


nhận về (ghi theo giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi)�








TK 33311





Sơ đồ số 5


Kế toán trường Hợp mua TSCĐ hữu hình


dưới hình thức trao đổi  không tương tự





Thanh toán số tiền phải trả thêm





Thuế GTGT (nếu có)





Nhận số tiền


phải thu thêm





TK 111, 112





Thuế GTGT (nếu có)





TK 133





Giá trị hợp lý của TSCĐ  hữu hình đưa đi trao đổi và thuế GTGT đầu ra (nếu có)





Giá trị hợp lý của TSCĐ  hữu hình 


nhận về





TK 211





Giá trị hợp lý của TSCĐ  hữu hình  nhận về và thuế GTGT đầu vào (nếucó)





TK 131





Giá trị hợp lý của TSCĐ  hữu hình đưa đi trao đổi





TK 711





1. Khi đưa TSCĐ hữu hình đi trao đổi





Nguyên


giá





TK 811





TK 214





Giá trị


còn lại





Giá trị hao mòn





Ghi giảm TSCĐ


đưa đi     trao đổi





(2)





Ghi tăng TSCĐ hữu hình 


(chi tiết nhà cửa, vật kiến trúc)





Ghi tăng TSCĐ vô hình


(chi tiết quyền sử dụng đất)





TK 133





TK 213





TK 211





Thuế GTGT được khấu trừ


(nếu có)





TK 111, 112, 331,...





Sơ đồ số 6


Kế toán mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa,


 vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất, đưa vào sử dụng ngay cho SXKD





(1)





TK 211





TK 133





TK 241





TK 111, 112, 331





TK 152, 153,...





Sơ đồ số 7


Kế toán tăng TSCĐ do XDCB bàn giao





e) Trường hợp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất, đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động SXKD








(3)





(2)





(1)





TK 211





TK 635





(4)





(3)





TK 111, 112, 138





Phòng


dự toán





TK 222





Sơ đồ số 8


Kế toán Nhận lại vốn góp liên doanh bằng TSCĐ





Phòng


hành


chính





Ban Giám đốc








TK 211, 213











(2)





TK 111, 112, 152,...





(3)





(1)





TK 214





TK 811





TK 211





Sơ đồ số 9


Kế toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ





TK 333





TK 711





(4)





(5)





Chênh lệch giá trị


vốn góp > giá trị còn lại





(2)





(1)





Giá trị còn lại





TK 412





TK 222





TK 811





Giá trị hao mòn





Nguyên giá TSCĐ





TK 214





TK 211





Sơ đồ số 10


Kế toán góp liên doanh bằng TSCĐ


(Vốn góp được đánh giá cao hơn giá trị còn lại)





TK 138





Giá trị hao mòn





Nguyên giá TSCĐ





TK 214





TK 211





Sơ đồ số 11


Kế toán TSCĐ mất, thiếu khi kiểm kê





(2)





TK 142, 242





(1)





TK 627, 641, 642





Giá trị hao mòn





Phòng


thanh tra 





TK 214





TK 211





Sơ đồ số 12


Kế toán chuyển TSCĐ sang công cụ, dụng cụ





Phòng


vật


 tư








Phòng


tài


vụ





Phòng


kỹ 


thuật





Phòng


tổ


chức





Phòng


kế


hoạch





Sơ đồ số 14





Sơ đồ số 13





Phân bổ dần chi phí sửa chữa vào chi phí KD





TK 111, 152, 334, 338





Ghi tăng nguyên giá TSCĐ nếu SC nâng cấp, kéo dài tuổi thọ





Các CP sửa chữa khác do DN  bỏ ra có liên quan đến từng công trình





Tính vào CP trả  trước dài hạn nếu CP SC phát sinh lớn, phân bổ nhiều năm TC chính





Trích trước theo kế hoạch





Thuế GTGT


đầu vào





Tập hợp 


chi 


phí 


sửa


chữa lớn,


sửa chữa nâng cấp theo từng công trình





Kết chuyển giá thành sửa chữa thực tế theo từng công trình khi 


bàn giao 





Đồng thời ghi:








Tổng giá thanh toán thuê ngoài về SC TSCĐ (cả thuế GTGT)





TK 211





TK 242





TK 335





TK 2413





TK 133





Trích khấu hao TSCĐ





Trích khấu hao TSCĐ





Trích khấu hao TSCĐ





Tính trực tiếp vào chi phí KD nếu chi phí SC phát sinh nhỏ





Tính vào chi phí phải trả nếu SC theo KH





Chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ


thuê ngoài (theo giá thuê không thuế GTGT)





TK 331





TK 627,641,642  





TK 627, 641, 642
































=





Thời gian hữu dụng của TSCĐ





Tỷ lệ khấu hao cơ bản năm





1





TK 211





TK 214(1)





TK 214





TK 009





TK 431(3), 466





TK 411





Kết chuyển tăng GT hao mòn


của TSCĐ tự có được nhận


quyền sở hữu TSCĐ thuê ngoài





Trích khấu hao TSCĐ tính


 vào chi phí SXKD từng kỳ





Nộp khấu hao cơ bản cho


ngân sách hoặc cấp trên





Giá trị hao mòn TSCĐ


 thanh lý, nhượng bán, điều chuyển, mất mát, thiếu hụt...





Xác định hao mòn của TSCĐ


hình thành từ quỹ phúc lợi và


nguồn kinh phí vào cuối niên độ





Trích khấu hao TSCĐ





Trích khấu hao TSCĐ





Trạm


ChÌm





Trạm


Thái Nguyên





Trạm


Mai


Động


La





Trạm


Ba-La








TT§


Hà


Nội





TT§


Nghệ An





TT§


Thanh


Hoá





TT§


Ninh


Bình





TT§


Qu¶ngNinh





TT§


Hải


Phòng





TT§


Hòa


Bình





TT§


Hà 


Tĩnh





Sơ đồ số 15





Kế toán trưởng





Phó phòng


quản lý và tập Hợp


chi phÝ TT§





Phó phòng


phụ trách đầu tư và chi phí đại tu





Kế toán


ngân


hàng





Kế


toán


tiền


mặt





Kế toán


vật tư





Thủ


quỹ








Kế toán TSCĐ,


tập hợp chi phí đại tu 





Kế toán


tổng hợp chi phí, giá thành





Kế toán


đầu tư,


ctr×nh


quá tải





Kế toán


quyết 


toán ctrình


đại tu





Kế toán


công


nợ,


VAT





Nhân viên kế toán 


đơn vị phụ thuộc 





Sơ đồ số 16





Chứng từ gốc





Sổ nhật ký


đặc biệt





Sổ nhật ký


 chung





Sổ, thẻ kế toán chi tiết





Bảng cân đối số 


phát sinh





Sổ cái





Báo cáo tài chính 





Bảng tổng hợp chi tiết





Sơ đồ số 17





Ghi hàng ngày


Ghi cuối tháng hoặc định kỳ


Quan hệ đối chiếu – kiểm tra 





Số tiền





Mức khấu hao trung bình hàng năm của TSCĐ





Nguyên giá của TSCĐ





Thời gian sử dụng





=





Mức khấu hao trung bình hàng tháng của TSCĐ





=





Nguyên giá của TSCĐ





Thời gian sử dụng * 12 tháng





Mức trích khấu hao 1 tháng





=





6.950.000





10 năm x 12








=





57.917 ®/th¸ng





Mức trích khấu hao 1 tháng





=





39.332.491





4 năm x 12








=





819.427 ®/th¸ng





Mức trích khấu hao 1 tháng





=





59.670.000





10 năm x 12








=





497.250 đồng





Số khấu hao tháng sau không trích





=





25.300.000





6 năm x 12








=





351.389 đồng





Số khấu hao tháng sau không trích





=





52.630.000





6 năm x 12








=





731.000 đồng





Mức trích khấu hao 1 tháng





=





16.000.000





6 năm x 12








=





222.222 đồng





Tỷ suất đầu tư


vào tài sản dài hạn





TSCĐ và đầu tư dài hạn





Tổng tài sản





=





Tỷ suất sinh lời của tài sản





Lợi nhuận trước thuế 





Giá trị tài sản bình quân





=





x





100





0,8629





=





717.084.269.180





Tỷ suất đầu tư vào


 tài sản dài hạn năm 2001





=





831.060.986.550





0,8621





=





1.244.468.600.598





Tỷ suất đầu tư vào


 tài sản dài hạn năm 2002





=





1.443.524.567.058





Tỷ suất sinh lời 


của tài sản năm 2002





2.549.510.709





831.060.986.550 + 1.443.524.567.058





=





x





100





=





2





0,224 %





Nơi sử dụng





Toàn DN





Tổng giám đốc


Tổng công ty Điện lực Việt nam


(đã ký)





Nơi nhận:


Như trên


Ban TCKT


Lưu VP, KH
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